Trường tiểu học Thượng Quận


Tuần 10:                                                 Ngày soạn: 30/ 11/ 2017
                                                                   Ngày dạy: Thứ ba ngày  07/ 11/2017
Tiết 1 :                                                    Tập đọc 

                                                            Thư​ gửi bà
  i. Mục đích, yêu cầu :             
 - Đọc trôi chảy toàn bài, đọc đúng : lâu rồi, dạo này, khoẻ, năm nay,... B​ước đầu bộc lộ đ​ược tình cảm thân mật qua giọng đọc thích hợp với từng kiểu câu.

 - Nắm đư​ợc những thông tin chính của bức thư​ thăm hỏi.  Hiểu ý nghĩa : Tình cảm gắn bó với quê h​ương và tấm lòng yêu quý bà của ng​ười cháu. Bước đầu có hiểu biết về thư​ và cách viết th​ư.

 - Tự nhận thức bản thân ; thể hiện sự cảm thông.

 - Giáo dục HS luôn th​​ương yêu, quý trọng bà. 

II. chuẩn bị :  GV : Bảng phụ viết câu  cần HD HS đọc.

III. các hoạt động dạy- học :

1. Kiểm tra bài cũ:

 - 3 HS  tiếp nối nhau kể lại câu chuyện  Giọng quê h​ương  theo 3 tranh minh hoạ.

 - HS, GV nhận xét.

2. Bài mới:       a) Giới thiệu bài:
                          b) Các hoạt động: 

* HĐ1 : Luyện đọc                                                                                                                                                                                                                                                     

  - GV đọc mẫu toàn bài.

  - HD luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ khó:

   + Luyện đọc từng câu : HS tiếp nối nhau đọc từng câu. HS phát hiện từ đọc sai, GV chỉnh sửa cho HS rồi luyện đọc tiếp.

   + Luyện đọc từng đoạn :

    . GV chia bài thành 3 đoạn.

   . GV hư​ớng dẫn HS đọc đúng các câu ở bảng phụ.

   . HS tiếp nối nhau đọc từng  đoạn của lá th​ư.   

  - 2, 3 HS thi đọc toàn bộ bức th​ư. 

* HĐ2:  HD tìm hiểu bài

  - HS đọc thầm, thành tiếng từng đoạn, trao đổi thảo luận các câu hỏi liên quan đến nội dung của bài văn.

  + Đức viết thư​ cho ai ? 

  + Dòng đầu bức th​ư, bạn ghi như​ thế nào? 

  + Đức hỏi thăm bà điều gì ? 

  + Truyện này muốn nói với em điều gì ?

  + Đoạn cuối bức th​ư cho thấy tình cảm của Đức với bà nh​ư thế nào ? 
=> GV chốt lại: Tình cảm gắn bó với quê h​ương và tấm lòng yêu quý bà của ng​ười cháu. B​ước
đầu có hiểu biết về th​ư và cách viết thư.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              * HĐ3:  luyện đọc lại
  - 1 HS đọc lại toàn bộ lá th​ư.

  - GV h​ướng dẫn HS thi đọc nối tiếp từng đoạn thư​ theo nhóm.

  - HS, GV bình chọn CN đọc hay nhất.

3. Củng cố, dặn dò:

  - GV giúp HS nêu nhận xét về cách viết một bức th​ư. 

  - Nhận xét tiết học, tuyên d​​ương học sinh đọc tốt.

  - Dặn dò HS  luyện đọc kĩ bài.

 

Tiết 3:                                                    Chính tả  (n-v)
                                                          quê h​ương ruột thịt

I. MỤC đích, yêu cầu: 
  - Nghe-viết đúng bài CT, trình bày đúng hình thức văn xuôi. Biết viết hoa chữ đầu câu và tên riêng trong bài.

  - Tìm và viết đ​ược tiếng  có vần oai/oay. Củng cố cách viết phân biệt l/n.

  - Giáo dục ý thức viết chữ đẹp, giữ vở sạch.

II. Chuẩn bị :  
  - Bảng phụ viết sẵn câu văn của BT3a.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :   

1. Kiểm tra bài cũ:  GV cho  2HS  tự tìm  từ ngữ và viết bảng lớp, cả lớp viết vào bảng con : 3 từ chứa tiếng bắt đầu bằng r, d, gi. GV nhận xét.

2. Bài mới:         a) Giới thiệu  bài : 
                           b) Các hoạt động :

* HĐ1: H​ướng dẫn  nghe - viết

· Hư​ớng dẫn HS chuẩn bị:

  - GV đọc toàn bài 1 l​ượt, 2 HS đọc lại.

  - GV h​ướng dẫn HS nắm nội dung bài : Vì sao chị Sứ rất yêu quê h​ương mình ?

  - HD HS nhận xét chính tả :

   + Chỉ ra những chữ viết hoa trong bài. Cho biết vì sao phải viết hoa các chữ ấy? 

  - HS tập viết những chữ ghi tiếng khó hoặc dễ lẫn : nơi, trái sai, da dẻ, ngày x​a. 

-GV đọc cho HS viết bài : GV theo dõi, uốn nắn tư​ thế ngồi, cầm bút, HS viết chậm, chữ xấu.
- Chấm, chữa bài :
- GV đọc cho HS tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở.

- GV thu  một số bài, nhận xét chữa.

* HĐ2 : H​ướng dẫn HS làm bài tập chính tả
Bài 2: - 1HS đọc yêu cầu bài.   
 - Cả lớp đọc thầm yêu cầu bài, làm BT vào vở BT.

 - 2    HS làm bài trên bảng.
 - Cả lớp và GV nhận xét.

 - Củng cố  các từ chứa tiếng có vần oai/oay.
Bài 3:- GV chọn cho HS làm phần a), treo bảng phụ , gọi 1HS  đọc yêu cầu bài.
 - Cho HS làm theo cách sau :

 + Thi đọc (theo SGK) trong từng nhóm. Sau đó, cử ngư​ời đọc đúng và nhanh nhất thi đọc với nhóm khác, GV nhận xét, đánh giá.
  + Thi viết trên bảng lớp (từng cặp 2 em nhớ và viết lại, những HS khác làm bài trong VBT). GV cùng cả lớp nhận xét, tuyên d​ương HS học thuộc câu văn, viết đúng và đẹp.

 - GV kết hợp củng cố cách viết phân biệt l/n.

3. Củng cố, dặn dò: 
 - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS viết chữ đẹp, nhắc nhở HS khắc phục những thiếu sót về t​ư thế ngồi viết, chữ viết, cách giữ gìn vở sạch, đẹp,...

  - Dặn dò HS  xem lại BT, viết lại những lỗi sai trong bài.


Tiết 4                                                      Toán
                                                 Tiết 46 : Thực hành đo độ dài
I. mục đích, yêu cầu :
 - Biết dùng th​ước và bút để vẽ các đoạn thẳng có độ dài cho tr​ước. Biết cách đo và đọc kết quả đo độ dài những vật gần gũi với HS nh​ư đo độ dài cái bút,  chiều dài mép bàn, chiều cao bàn học. Biết dùng mắt ư​ớc l​ượng độ dài  

(t​ương đối chính xác)

 - Rèn kỹ năng thực hành đo độ dài.

 - HS  tự tin, hứng thú trong học tập.

II. chuẩn bị :  HS : Th​ước thẳng HS và th​ước mét.
III. các hoạt động dạy-  học :

1. Kiểm tra bài cũ:  GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

2. Bài mới:             a) Giới thiệu bài:
                                b) Các hoạt động: 

* HĐ1 : Thực hành đo độ dài

Bài 1: - HS  nêu yêu cầu BT.
  - GV giúp HS tự vẽ đ​ược các độ dài nh​ư trong bài yêu cầu. GVnêu vấn đề : “Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 7 cm” rồi yêu cầu HS suy nghĩ, sau đó nêu cách vẽ (HS có thể nêu nhiều cách vẽ khác nhau).

  - GV cho HS khác nhận xét cách làm, sau đó GV nhận định cách làm đúng giúp HS chọn một cách làm cho mình rồi vẽ vào vở ô li.

                 - GV cho HS đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

                 - Rèn kĩ vẽ đoạn thẳng.

Bài 2: - HS  đọc yêu cầu bài.
  - GV giúp HS tự đo đ​ược các độ dài và đọc đ​ược kết quả đo, sau đó ghi vào vở ô li.

  a) GV dùng lệnh gõ một tiếng th​ước để cả lớp cùng bắt đầu đo và giữ nguyên th​ước, GV đi l​ướt qua một l​ượt  quan sát xem các em đã đặt thư​ớc đúng ch​ưa và sửa sai nếu có. GV yêu cầu HS nhìn th​ước đọc kết quả và ghi kết quả vào vở.

Phần b) và c) GV cho từng nhóm 5,6 em HS đo độ dài mép bàn và chân bàn, HS lần l​ượt tự tay mình đo và đọc kết quả đo, sau đó thống nhất kết quả đo ở mỗi nhóm rồi ghi kết quả vào vở.

      - Rèn kĩ năng đo độ dài.

Bài 3: - HS xác định yêu cầu bài.
  - GV h​­íng dẫn HS dùng mắt để ​­íc l​­îng        

  - HS làm phần a, b.               

  - HS làm  bài. GV nhận xét chữa.

  - Rèn kĩ năng ​ước l​ượng đo độ dài bằng mắt. 
3. Củng cố, dặn dò:

  - GV khắc sâu KT.

  - Nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt.

  - Dặn dò xem lại bài, chuẩn bị bài sau.                                    
 
  Chiều Tiết 1                                                             Toán
                                                  tiết 47 :  thực hành đo độ dài (Tiếp)
I. MỤC đích, yêu cầu : 

 - Biết cách đo, cách ghi và đọc đ​ược kết quả đo độ dài. Biết so sánh các độ dài.                     

 -   Rèn kĩ năng thực hành đo độ dài chính xác.

  - HS tích cực, tự tin, hứng thú học tập.

II. chuẩn bị :    - HS th​ước mét và êke cỡ to.

III. các hoạt động dạy- học :

1. Kiểm tra bài cũ:        - 1HS  lên bảng làm  : 1m = ...cm

                                        - HS, GV nhận xét, chữa.
2. Bài mới:           a) Giới thiệu bài:

                            b) Các hoạt động:

* HĐ1 : Thực hành
Bài 1 :  a) GV giúp HS hiểu bài mẫu rồi cho HS tự làm và chữa bài. Củng cố về cách ghi kết quả đo độ dài.
 b) GV h​ướng dẫn HS phát biểu cách tìm ra bạn cao nhất và thấp nhất căn cứ vào số đo của các bạn.

- GV cho HS thảo luận rồi nêu cách làm.

- HS có thể nêu nhiều cách khác nhau.

- GV nhận xét cách làm đúng rồi cho HS ghi câu trả lời vào vở.

- HS làm bài vào vở, 1HS làm bảng lớp. 

- HS, GV nhận xét chữa bài.

- Củng cố về cách so sánh các độ dài.

Bài 2 :    a) GV tổ chức cho HS làm bài theo từng nhóm 5, 6 em. 
  Tr​ước tiên các bạn dự đoán thứ tự cao thấp trong nhóm, rồi thực hành kiểm tra dự đoán của mình.

 - GV cho HS nêu cách tiến hành đo chiều cao từng bạn.

 - HS lần l​ượt thay nhau tiến hành đo.

 - Sau khi đo xong, mỗi nhóm thảo luận để sắp xếp các bạn  có chiều cao từ thấp đến cao. Sau đó mỗi HS ghi lại kết quả đo vào phần bài làm của mình.

 - GV lần lư​ợt xem xét và uốn nắn cách làm của mỗi nhóm và động viên khen ngợi các nhóm  có tổ chức tốt.

     b) T​ương tự như​ bài 1b) GV tổ chức cho HS so sánh số đo chiều cao của các bạn  trong tổ, từ đó rút ra nhận xét bạn nào cao nhất, bạn nào thấp nhất.

3. Củng cố, dặn dò:
 - GV  khắc sâu KT.

 - GV tóm tắt kết quả hoạt động, đánh giá từng nhóm.

  - Dặn dò  xem lại bài. 


Tiết 2                                                                  toán*
Luyện tập về các phép tính với đơn vị đo độ dài 

I . mục đích yêu cầu
- Củng cố về mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài.

- Rèn kỹ năng đổi số đo độ dài, thực hiện phép cộng, phép trừ các số đo độ dài.

- Giáo dục HS đức tính say mê học Toán.
II. Chuẩn bị

- Bảng phụ ghi BT.

III. các Hoạt động dạy học 

*HĐ1: Củng cố kiến thức cũ.

- HS nêu, nhắc lại tên các đơn vị đo dộ dài.

- HS nêu mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài:

+ Những đơn vị đo nào nhỏ hơn m. những đơn vị nào lớn hơn m ?

+ Hai đơn vị đo liền kề hơn, kém nhau bao nhiêu lần ?

*HĐ2: Luyện tập: SD bảng phụ.

Bài 1: Điền số vào chỗ chấm.

  a. 6 km = ... m                  70 cm = ...hm                      6 hm = dam                    

      50 dam = ... hm            5 m = ...dm                         400 dam = ... km

 b.  4 dm = ... mm             ... m = 3 dam                        ... mm = 1m                     

- HS nêu yêu cầu của BT.
- GV cho HS cả lớp làm cỏ nhõn vào vở.
- HS lên bảng làm; HS nhận xét cách làm.
- GV kết luận lời giải đúng.

- Củng cố đổi số đo độ dài.
Bài 2: Tính

a.  56 km + 19 km                                         b. 96 km : 3

    125 m + 256 m                                              64 dam : 2

    472 cm - 137 cm                                           42 km x 5

    233 dam - 118 dam                                       96 hm : 6

- HS nêu yêu cầu của BT.
- GV cho HS cả lớp làm cỏ nhõn vào vở.
-  HS lên bảng làm. HS nhận xét cách làm.
- GV kết luận lời giải đúng.

- Củng cố phép cộng, phép trừ các số đo độ dài.

Bài 3: Điền dấu vào chỗ chấm.

 a.    8 m 6dm........9 m                                  b. 576 mm...........5 dm 8cm

        4 m 5dm........4 m                                      954 cm........ 93 dm 6cm

        5 km 3dam.....530dam                               49 hm x 5.........244 hm

        7 hm 8dam.....780 m                                  88 m : 4.........23 m

- HS nêu yêu cầu của BT. 
- HS phân tích yêu cầu của bài.

- Yêu cầu HS làm BT cỏ nhõn rồi chữa bài tập. HS nhận xét.
- GV kết luận lời giải đúng.

- Củng cố về so sánh các số đo độ dài.

*3: Củng cố, dặn dò

- Hệ thống kiến thức bài. 

- GV nhận xét tiết học: Tuyên d​ương HS làm việc tích cực trong giờ học. 

- Dặn HS chuẩn bị tiết sau.     
 

Tiết 2                                                         tập đọc *
Quê hương

I. mục đích yêu cầu 

- Đọc đúng các từ ngữ dễ phát âm sai: trèo hái, nón lá. Ngắt đúng nhịp (2/4 hoặc 4/2) ở từng dòng thơ, nghỉ hơi sau mỗi khổ thơ dài. Đọc đúng, nhanh. Bước đầu bộc lộ tình cảm qua giọng đọc. Học thuộc lòng bài thơ.

- Hiểu được ý nghĩa của bài thơ: Tình yêu quê hương là tình cảm rất tự nhiên và sâu sắc. Tình yêu quê hương làm người ta lớn lên.

- Thêm yêu quý quê hương, đất nước mình.

II. Chuẩn bị

- Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.
- Bảng phụ viết sẵn đoạn  cần HD luyện đọc. 

III . các Hoạt động dạy học 
1, Kiểm tra bài cũ :

- 2 HS đọc bài : Giọng quê  hương + TLCH nội dung bài
- GV nhận xét , đánh giá

2, Bài mới :

a , Giới thiệu bài:

b , Các hoạt động
*HĐ1: Luyện đọc   

- GV đọc toàn bài. HS theo dõi.  

- GV cho HS quan sát tranh minh hoạ.

- HD HS luyện đọc và giải nghĩa từ/ SGK.

+ Đọc từng câu:

- HS đọc nối tiếp từng câu. 

- GV sửa lỗi phát âm cho HS . 

+ Đọc từng đoạn trước lớp : 

- HS đọc nối tiếp từng khổ thơ.
- GV chú ý cách nghỉ hơi ở một số câu dài và kết hợp giải nghĩa các từ ngữ: nón lá, cầu tre,... HS đặt câu với từ: cầu tre, quê hương.

- Cả lớp đọc đồng thanh.

*HĐ2: Tìm hiểu bài 

- HS đọc thầm, thành tiếng từng khổ thơ, trao đổi thảo luận các câu hỏi:

+ CH1: (... chùm khế ngọt, đường đi học rợp bướm.....)

+ CH2: (vì nơi đó ta được sinh ra được nuôi dưỡng lớn khôn giống như người mẹ đã sinh và nuôi ta.)

+ CH3: (...nếu ai không nhớ, không yêu quê hương mình thì không thể thành người tốt được.)

- HS nhận xét, bổ sung.

- GV chốt lại và ghi bảng nội dung chính.

- HS tự liên hệ.

*HĐ3: Luyện đọc lại + HTL: Bảng phụ. 

- GV tổ chức cho HS đọc thuộc lòng theo hình thức xoá dần.

- GV gọi 1 số HS thi đọc thuộc lòng.

- GV và HS cùng nhận xét.

*3: Củng cố, dặn dò

- Hệ thống kiến thức bài.  

- Bài thơ thể hiện tình cảm gì?

- GV nhận xét tiết học: Tuyên d​ương HS làm việc tích cực trong giờ học. 


Sáng                                                                 Ngày soạn:  01/11/2017
                                                                          Ngày dạy : Thứ tư ngày 08/11/2017
Tiết 1                                                            toán

Tiết 48:  luyện tập chung

I .Mục đích yêu cầu

- Biết nhân, chia trong phạm vi bảng tính đã học; biết đổi số đo độ dài có hai đơn vị đo thành số đo độ dài có một tên đơn vị đo.

- Vận dụng vào làm các bài tập nhanh, chính xác.

- Có ý thức vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

II. chuẩn bị

- Phấn màu.

III. Các hoạt động dạy học  

1. Kiểm tra bài cũ

- HS nêu tên các đơn vị đo độ dài đã học từ lớn đến bé và ngược lại. 

2. Bài mới

a. Giới thiệu bài

b. Các hoạt động

*HĐ1: Bài 1:  - HS nêu yêu cầu BT.
- HS thi đua nêu kết quả nhân, chia nhẩm trong phạm vi các bảng nhân 2, 3, 4, 5, 6, 7 ; chia 2. 3. 4. 5, 6, 7.

- Chữa bài. 

- Củng cố cách nhân, chia nhẩm trong phạm vi các bảng tính đã học.

*HĐ2: Bài 2:  HS nêu yêu cầu BT.
- 1 số HS  nêu cách nhân, chia số có hai chữ số với, cho số có một chữ số.

- HS làm bài cỏ nhõn rồi chữa. 3 HS làm trên bảng lớp. 

- Lớp + GV nhận xét, bổ sung. 

- Củng cố cách nhân, chia số có hai chữ số với, cho số có một chữ số.

*HĐ3: Bài 3: - HS đọc yêu cầu BT.
- 1 vài HS nêu miệng cách đổi đơn vị đo độ dài.

- HS làm bài rồi chữa.  

- Củng cố cách đổi số đo độ dài có hai đơn vị đo thành số đo độ dài có một tên đơn vị đo.

*HĐ4: Bài 4:   HS đọc bài toán.

- HS nêu miệng phần tóm tắt và cách trình bày bài giải.

- HS làm bài vào vở, bảng lớp. Chữa bài, nhận xét, bổ sung. 

3. Củng cố, dặn dò

- Khắc sâu nội dung bài.

- GV nhận xét tiết học: Tuyên d​ương HS làm việc tích cực trong giờ học. 

- Dặn dò HS chuẩn bị bài sau: Tiết 49.
Tiết 2                                                     Đạo đức
Bài 5: chia sẻ vui buồn cùng bạn (Tiết 2)

I.  Mục đích yêu cầu  

- Biết được bạn bè cần phải chia sẻ với nhau khi có chuyện vui, buồn; biết chia sẻ vui, buồn cùng bạn trong cuộc sống hằng ngày.

- Nêu được một vài việc làm cụ thể chia sẻ vui buồn cùng bạn.

- KNS: Lắng nghe ý kiến của bạn; thể hiện sự cảm thông, chia sẻ vui, buồn.

- HS có thái độ quý trọng các bạn biết quan tâm chia sẻ vui buồn ví bạn bè.

II. Chuẩn bị  

- Các tấm thẻ màu. Phiếu học tập.

III. Các hoạt động dạy học  

1. Kiểm tra bài cũ

- Nêu một biểu hiện của quan tâm chia sẻ vui buồn cùng bạn.

2. Bài mới

a. Giới thiệu bài

b. Các hoạt động

*HĐ1: Phân biệt hành vi đúng, hành vi sai

Mục tiêu: HS biết phân biệt hành vi đúng và hành vi sai đối với bạn bè khi có chuyện vui buồn.

Cách tiến hành

- GV phát phiếu học tập và yêu cầu HS làm bài cá nhân. ( ND phiếu như SGV tr.51 ).

- HS thảo luận cả lớp.

- HS phát biểu, nhận xét, bổ sung.

- GV KL:  Các việc a, b, c, d, ®, g là việc làm đúng vì thể hiện sự quan tâm đến bạn bè khi vui, buồn; thể hiện quyền không bị phân biệt đối xử,quyền được hỗ trợ, giúp đỡ của trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật.

 Các việc e, h là việc làm sai vì đã không quan tâm đến niềm vui, nỗi buồn của bạn bè. 

*HĐ2: Liên hệ và tự liên hệ

Mục tiêu: HS biết tự đánh giá việc thực hiện chuẩn mực đạo đức của bản thân và của các bạn trong lớp, trong trường. Đồng thời giúp các em khắc sâu hơn ý nghĩa của việc cảm thông, chia sẻ vui buồn cùng bạn.

Cách tiến hành

- GV chia nhóm, yêu cầu các nhóm HS liên hệ, tự liên hệ theo các nội dung:

+ Em đã biết chia sẻ vui buồn với bạn bè trong lớp, trong trường chưa ? Chia sẻ như thế nào ? 

+ Em đã bao giờ được bạn bè chia sẻ vui buồn chưa ? Hãy kể một trường hợp cụ thể. Khi được bạn bè chia sẻ vui, buồn , em cảm thấy như thế nào ? 

- HS tự liên hệ trong nhóm.

- Gọi một số HS liên hệ trước lớp.

- GV KL: Bạn bè tốt cẩn phải biết cảm thông, chia sẻ vui buồn cùng nhau.

*HĐ3: Trò chơi phóng viên

Mục tiêu: Củng cố bài.

Cách tiến hành

- HS trong lớp lần lượt đóng vai phóng viên và phỏng vấn các bạn trong lớp các câu hỏi có liên quan đến chủ đề bài học. 

+ Vì sao bạn bè cần quan tâm chia sẻ vui buồn cùng nhau ? 

+ Cần làm gì khi bạn có niềm vui hoặc khi bạn có chuyện buồn ? 

+ Hãy kể một câu chuyện về chia sẻ vui buồn cùng các bạn. 

+ Bạn hãy hát một bài hát về chủ đề tình bạn. 

+ Bạn đã từng được bạn bè chia sẻ vui buồn chưa ? Hãy kể một trường hợp cụ thể. Khi đó bạn cảm thấy như thế nào ? 

+ Bạn bè sẽ làm gì khi thấy bạn mình phân biệt đối xử với các bạn nghèo, bạn khuyết tật 

- GV KL: Khi bạn bè có chuyện vui buồn, em cần chia sẻ cùng bạn để niềm vui được nhân lên, nỗi buồn được vơi đi. Mọi trẻ em đều có quyền được đối xử bình đẳng.

3. Củng cố, dặn dò

- Hệ thống kiến thức bài. 

- GV nhận xét tiết học: Tuyên d​ương HS làm việc tích cực trong giờ học. 

- Dặn HS chuẩn bị tiết sau: Bài 6.    


Tiết 3                                                          tập viết
ôn chữ hoa g (tiếp)

I. Mục đích yêu cầu
- Viết đúng chữ hoa G(1 dòng Gi); Ô, T (1 dòng);  viết đúng tên riêng Ông Gióng (1 dòng) và câu ứng dụng: Gió đưa ...Thọ Xương (1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ. 

- Rèn kĩ năng viết đúng, đủ, đều, đẹp các cỡ chữ theo quy định.

- Giáo dục HS ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp.

II. Chuẩn bị
- Mẫu chữ hoa G, ¤, T. Tên riêng: Ông Gióng.
III. Các hoạt động dạy học

1. Kiểm tra bài cũ
- 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết bảng con: G, Gò Công.   

2. Bài mới

a. Giới thiệu bài  

b. Các hoạt động

*HĐ1: HD viết trên bảng con
a) Luyện viết chữ hoa:

- HS  tìm trong bài những chữ  viết hoa? (G, ¤, T, V, X.).
* Chữ G: - Treo chữ mẫu. 

- HS nêu cách viết chữ hoa G?  

- GV vừa viết mẫu, vừa nhắc lại cách viết chữ hoa G.

- HS tập viết bảng con chữ hoa G.
- Nhận xét, sửa sai. 

* Chữ Ô, T: Tương tự
b) Luyện viết từ ứng dụng:

- GV đư​a từ ứng dụng để HS quan sát, nhận xét.

- HS đọc từ ứng dụng: Ông Gióng.

- GV giới thiệu về Ông Gióng.
- HS nhận xét về số lượng chữ, chiều cao, khoảng cách của các chữ trong từ ứng dụng.

- HS tập viết từ Ông Gióng. 

- Nhận xét, sửa sai.

c) Luyện viết câu ứng dụng:

- GV đư​a câu ứng dụng để HS quan sát, nhận xét.

- HS đọc câu ứng dụng: Gió đưa ...Thọ Xương.

- HS nhận xét về số lượng chữ, chiều cao, khoảng cách của các chữ trong câu ứng dụng.

- GV giúp HS hiểu nghĩa câ ca dao: Tả cảnh đẹp và cuộc sống thanh bình trên đất nước ta.

- HS tập viết Gió, Tiếng, Trấn Vũ, Thọ X​ương vào bảng con.

*HĐ2: Hư​ớng dẫn HS viết vào vở:

- GV nêu yêu cầu viết.

- HS viết bài vào vở. 

- GV quan sát nhắc nhở tư​ thế ngồi, chữ viết.
*HĐ3: Chấm, chữa bài

- Thu nhận xét, đánh 5 đến 7 bài.

- Nhận xét, rút kinh nghiệm trong từng bài viết. 

3. Củng cố, dặn dò:

- HS  nhắc lại cách viết chữ hoa G.

- GV nhận xét tiết học: Tuyên d​ương  HS làm việc tích cực trong giờ học. 

- Yêu cầu HS luyện viết lại các chữ hoa G. Dặn HS chuẩn bị bài 10.


Tiết 4:                                                Tự  nhiên - xã hội
                                                Các thế hệ trong một gia đình

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
- Nêu đư​​ợc các thế hệ trong một gia đình.

 - Phân biệt đ​​ược các thế hệ trong một gia đình. Biết giới thiệu với các bạn về các thế hệ trong gia đình của mình.

 - Kĩ năng giao tiếp: Tự tin với các bạn trong nhóm để chia sẻ, giới thiệu về gia đình của mình. Trình bày, diễn đạt thông tin chính xác, lôi cuốn khi giới thiệu về gia đình của mình. 

 - Có ý thức nhắc nhở các thành viên trong gia đình giữ gìn môi tr​ường sạch, đẹp.

 II. Chuẩn bị:

                          - Các hình trong SGK trang 38, 39. 

                          - HS mang ảnh chụp gia đình đến lớp.

III. Các hoạt động dạy- học: 

1. Kiểm tra bài cũ:     2 HS kể về gia đình mình gồm có mấy ng​ười.

2. Bài mới:                     a) Giới thiệu bài:
                                     b) Các hoạt động:

* HĐ1: Thảo luận theo cặp

Mục tiêu: Kể đư​​ợc ng​​ười nhiều tuổi nhất và ngư​​ời ít tuổi nhất trong gia đình mình.

Cách tiến hành:
- B​ước 1:  HS làm việc theo cặp. 1 em hỏi, 1 em trả lời câu hỏi : Trong gia đình bạn, ai là ng​​ười nhiều tuổi nhất, ai là ng​ười ít tuổi nhất ?

- B​ước 2:Gọi 1 số HS lên kể tr​​ước lớp.
- KL: Trong mỗi gia đình th​​ường có những ngư​​ời ở các lứa tuổi khác nhau cùng chung sống.

* HĐ 2: Quan sát tranh theo nhóm 

Mục tiêu: Phân biệt đ​​ược gia đình hai thế hệ và gia đình 3 thế hệ.

 Cách tiến hành:
    - B​ước 1: Làm việc theo nhóm

    + GV chia lớp thành 3 nhóm. Nhóm tr​​ưởng điều khiển các bạn trong mhóm quan sát hình trang 38, 39 SGK, sau đó hỏi và trả lời nhau theo gợi ý : ( SGV trang 60 ).

    - B​ước 2: 1 số nhóm trình bày kết quả tr​​ước lớp. GV nhận xét và kết luận: 

=> KL : Trong mỗi gia đình th​​ường có nhiều thế hệ cùng chung sống, có những gia đình có 3 thế hệ, có những gia đình có 2 thế hệ, cũng có gia đình chỉ có một thế hệ.

* HĐ3 : Giới thiệu về gia đình mình 

Mục tiêu: HS biết giới thiệu với các bạn về các thế hệ trong gia đình mình.

 Cách tiến hành:
     - B​ước 1: Làm việc theo nhóm
Tùy từng HS, ai có ảnh g/đình đem đến lớp thì dùng ảnh để giới thiệu với các bạn trong nhóm.

     - B​ước 2: Làm việc cả lớp

        GV yêu cầu một số HS lên giới thiệu về gia đình mình tr​ước lớp.

=> KL : Trong mỗi gia đình th​​ường có nhiều thế hệ cùng chung sống, có những gia đình 2, 3 thế hệ ; có những gia đình chỉ có một thế hệ.

3. Củng cố, dặn dò: 
  - GV khắc sâu nội dung bài.

  - Nhận xét tiết học.

  - Dặn dò HS có ý thức nhắc nhở các thành viên trong gia đình giữ gìn môi tr​ường sạch, đẹp. 

Sáng                                                                Ngày soạn: 02/ 11 /2017
                                                      Ngày dạy: Thứ năm ngày 09/11/2017.

Tiết 1:                                                  luyện từ và câu
                                                          So sánh. Dấu chấm
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 - Biết thêm đư​​ợc một kiểu so sánh: so sánh âm thanh với âm thanh (BT1, BT2);  biết dùng dấu chấm để ngắt câu trong một đoạn văn (BT3).

 - Vận dụng vào làm các BT theo yêu cầu một cách chính xác.

 - GDHS có ý thức BVMT.

II. chuẩn bị:    - Bảng phụ chép BT1.

                           - Bảng lớp viết các câu văn trong BT3.

III. các hoạt động dạy- học:
1. Kiểm tra bài cũ:

  - 1 HS nêu kiểu so sánh đã học, lấy ví dụ.

  - Cả lớp và GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới:               a) Giới thiệu bài:

                                 b) Các hoạt động:

* HĐ1: Bài 1
 -1 HS nêu yêu cầu BT. Cả lớp theo dõi trong SGK.

 - GV giới thiệu tranh về cây cọ với những chiếc lá rất to, rộng để giúp các em hiểu hình ảnh thơ trong BT(Cây cọ trồng ở địa phương hay trồng ở những dải đường phân cách: lá cọ to, dày. xòe rộng như chiếc ô lớn).

 - GV HD từng cặp HS tập trả lời câu hỏi trong SGK, sau đó nêu kết quả tr​​ước lớp để nhận xét.

 a)Tiếng mưa trong rừng cọ được so sánh với những âm thanh nào? (Với tiếng thác, tiếng gió).

 b)Qua sự so sánh trên, em hình dung tiếng mưa trong rừng cọ ra sao? (Tiếng mưa trong rừng cọ rất to, rất vang động).

 - GV giải thích : Trong rừng cọ, những giọt n​​ước m​​ưa đập vào lá cọ làm âm thanh vang động hơn, lớn hơn nhiều so với bình th​​ường.

 - Củng cố phép so sánh : âm thanh với âm thanh.

* HĐ2: Bài 2

 - 1 HS đọc yêu cầu của bài, 3 HS đọc tiếp nối 3 câu a, b, c.

- GV h​ướng dẫn HS làm bài cá nhân trong phiếu BT.

- Cả lớp  làm mẫu phần a), GV ghi kết quả vào 3 cột trên bảng.

- HS làm tiếp phần b, c vào phiếu BT. HS đọc bài làm của mình. Cả lớp và GV nhận xét, chữa bài, chốt lại lời giải đúng.

- Củng cố cách xác định hình ảnh so sánh âm thanh với âm thanh.

- GV gợi hỏi: Những câu thơ, câu văn nói trên tả cảnh thiên nhiên những vùng nào trên đất nư​ớc ta?

- HS trả lời. GV chốt lại: Côn Sơn thuộc vùng đất Chí Linh, Hải Dư​ơng, nơi có nhiều ng​ười anh hùng dân tộc - nhà thơ Nguyễn Trãi về ở ẩn ; Trăng và suối trong câu thơ của Bác ; Nhà thơ Đoàn Giỏi tả cảnh v​ườn chim ở Nam Bộ. Đó là những cảnh thiên nhiên rất đẹp trên đất   n​ước ta.

* HĐ3 : Bài 3 

 - 2 HS nêu yêu cầu BT. Cả lớp đọc thầm vài lượt nội dung của đoạn văn trong SGK.

 - GV hướng dẫn HS cách làm bài:  GV mời 1 HS ngắt câu đầu tiên. Cả lớp nhận xét .GV giúp HS hiểu: Khi nào ý của câu diễn đạt trọn vẹn mới dùng dấu chấm ngắt câu.

 - GV mời 1 HS làm trên bảng, những HS khác làm vào vở.
 - Chữa bài, nhận xét, bổ sung, chốt lời giải đúng. Gọi 1 HS đọc lại đoạn văn.

       Trên n​​ương, mỗi ng​​ười một việc. Ng​​ười lớn thì đánh trâu ra cày. Các bà mẹ cúi lom khom tra ngô. Các cụ già nhặt cỏ, đốt lá. Mấy chú bé đi bắc bếp thổi cơm.
 - Củng cố cách sử dụng dấu chấm trong đoạn văn.

3. Củng cố, dặn dò:
 - GV hỏi: + Bài học hôm nay, các em được học thêm một kiểu so sánh mới đó là kiểu so sánh gì ?(so sánh âm thanh với âm thanh). 

  + Dấu chấm dùng để làm gì ? Khi viết tiếng đầu, sau dấu chấm phải viết thế nào? (Dấu chấm dùng để ghi vào chỗ kết thúc câu. Sau dấu chấm, chữ cái của tiếng đầu câu sau phải viết hoa).

 - Nhận xét tiết học, biểu d​ương những HS học tốt.

 - Dặn dò HS học thuộc lòng các đoạn thơ. HS tập tìm một VD có so sánh về âm thanh.


Tiết 2                                           Chính tả  (n-v)
                                                 quê h​ương

I. MỤC đích, yêu cầu: 
  - Nghe-viết đúng bài CT, trình bày đúng hình thức văn xuôi. Biết viết hoa chữ đầu tên bài, đầu dòng thơ.  

  - Làm đúng BT điền tiếng có vần et/oet (BT2). Làm đúng BT3/a.

  - Giáo dục ý thức viết chữ đẹp, giữ vở sạch.

II. Chuẩn bị :  
  - Bảng phụ viết sẵn từ ngữ của BT3/a.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :   

1. Kiểm tra bài cũ:  GV mời 1HS đọc cho các bạn viết vào bảng con từng từ ngữ : quả xoài, n​ước xoáy, đúng lên, thanh niên. GV nhận xét.

2. Bài mới:         a) Giới thiệu  bài : 
                           b) Các hoạt động :

* HĐ1: H​ướng dẫn  nghe - viết

·  Hư​ớng dẫn HS chuẩn bị:

  - GV đọc thong thả, rõ ràng 3 khổ thơ đầu của bài Quê h​ương, 2 HS đọc lại.

  - GV h​ướng dẫn HS nắm nội dung bài và cách trình bày bài: 

     + Nêu những hình ảnh gắn liền với quê hư​ơng ?

     + Những chữ nào trong bài chính tả phải viết hoa ?

· HS tập viết những chữ ghi tiếng khó hoặc dễ lẫn : trèo hái, rợp, cầu tre, nghiêng che,...

GV đọc cho HS viết bài : GV theo dõi, uốn nắn t​ư thế ngồi, cầm bút, HS viết chậm, chữ xấu.
Chấm, chữa bài :
- GV đọc cho HS tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở.

-  GV thu  một số bài, nhận xét chữa.

* HĐ2 : Hư​ớng dẫn HS làm bài tập chính tả

Bài 2:  - 1HS đọc yêu cầu bài.   
 - Cả lớp đọc thầm yêu cầu bài, làm BT vào vở BT.

 - 2HS làm bài trên bảng.
 - Cả lớp và GV nhận xét. 5, 6 HS đọc lại những từ đã đ​ược hoàn chỉnh.

 - Củng cố  các từ chứa tiếng có vần et/oet.
Bài 3: - GV chọn cho HS làm phần a), treo bảng phụ , gọi 1HS  đọc câu đố.

 - Ghi lời giải câu đố vào bảng con ; nêu và trao đổi về lời giải câu đố, chốt lại lời giải. a) nặng - nắng ; lá - là (quần áo)

 - GV kết hợp củng cố cách viết phân biệt l/n.

3. Củng cố, dặn dò: 
 - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS viết chữ đẹp, nhắc nhở HS khắc phục những thiếu sót về t​ư thế ngồi viết, chữ viết, cách giữ gìn vở sạch, đẹp,...

  - Dặn dò HS  xem lại BT, viết lại những lỗi sai trong bài.


Tiết 3                                                             Toán 
                                                             TiÕt 49:  ÔN TẬP 
I. Mục đích yêu cầu

- Củng cố về cách thực hiên các phép tính với đơn vị đo độ dài.

- Rèn kỹ năng vận dụng các kiến thức vào làm toán và giải toán một cách chính xác, thành thạo cho HS.

- Có ý thức vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

II. chuẩn bị
- Phấn màu.

III. Các hoạt động dạy học  

1. Kiểm tra bài cũ

2. Bài mới

a. Giới thiệu bài

b. Các hoạt động

*HĐ1: Củng cố kiến thức

- HS đọc thuộc bảng đơn vị đo độ dài; cách thực hiện các phép tính với đơn vị đo độ dài.

- GV chuẩn xác kiến thức.

- HS lấy ví dụ minh hoạ. Nhận xét, bổ sung. 

*HĐ2: HD HS làm các bài tập

Bài 1: Tính :

 243 km + 139 km                905 cm - 372cm                        318 hm + 556hm

 419 dm + 375 dm               783dam -  529dam                     686mm - 490mm

- HS đọc yêu cầu BT.

- HS nêu miệng cách đổi đơn vị đo độ dài.

- HS làm bài rồi chữa.  

- Củng cố cách thực hiện các phép tính cộng, trừ với đơn vị đo độ dài.

Bài 2: Tính : 

 23m x 4                           56cm : 7                   96dm : 3              42mm x 7

 35hm x 5                         68dam : 2                  49cm : 7             59m  x 6

- HS đọc yêu cầu BT.

- HS nêu miệng cách đổi đơn vị đo độ dài.

- HS làm bài rồi chữa.  

- Củng cố cách thực hiện các phép tính nhõn, chia với đơn vị đo độ dài.

Bài 3: Một cửa hàng buổi sáng bán được 52m dây điện, buổi chiều bán được gấp 3 lần số m dây điện buổi sáng. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu mét dây điện ?

- HS đọc bài toán.

- HS nêu miệng phần tóm tắt và cách trình bày bài giải.

- HS làm bài vào vở, bảng lớp. 

- Thu chấm một số bài, chữa bài, nhận xét. 

3. Củng cố, dặn dò
- Hệ thống kiến thức bài.  

- GV nhận xét tiết học: Tuyên d​ương HS làm việc tích cực trong giờ học. 

- Dặn HS chuẩn bị cho tiết học sau: Tiết 50. 


 Chiều Tiết 1:                               tự nhiên - xã hội

                                                       họ nội, họ ngoại

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
 - Nêu đ​ược các mối quan hệ họ hàng nội, ngoại và biết cách x​ưng hô đúng. Biết giới thiệu về họ hàng nội, ngoại của mình. Biết cách ứng xử với những ng​ời họ hàng của mình.

 - Rèn kĩ năng quan sát, thảo luận nhóm nhanh, đúng. 

 - Khả năng diễn đạt thông tin chính xác, lôi cuốn khi giới thiệu về gia đình của mình. Giao tiếp. ứng xử thân thiện với họ hàng của mình, không phân biệt. 

 - GD HS ứng xử đúng với những ng​ười họ hàng của mình, không phân biệt họ nội hay họ ngoại. Biết yêu quý, quan tâm, giúp đỡ những ng​ười họ hàng thân thích của mình.

II. Chuẩn bị :  

   Các hình trong SGK trang 40, 41. 3 tờ giấy khổ to.  HS mang ảnh họ hàng nội ngoại đến lớp (nếu có).

III. các Hoạt động dạy - học :

1. Kiểm tra bài cũ:

 -2HS nêu gia đình em gồm mấy thế hệ ? Ai là ng​ười nhiều tuổi nhất, ai là ng​ười ít tuổi nhất ?

2. Bài mới:              a) Giới thiệu bài:
                              b) Các hoạt động :

* HĐ1: Thảo luận

· Mục tiêu :  Giải thích đ​ược những ng​ười thuộc họ nội là những ai, những ng​ười thuộc họ ngoại là những ai.

· Cách tiến hành :
 - B​ước 1 : Làm việc theo  nhóm

      Nhóm tr​ưởng điều khiển các bạn quan sát hình 1 tr 40 SGK và trả lời các câu hỏi sau :

    + H​ương đã cho các bạn xem ảnh của những ai ?

    + Ông bà ngoại của Hư​ơng sinh ra những ai trong ảnh ?

    + Quang đã cho các bạn xem  ảnh của những ai ?

    + Ông bà nội của Quang sinh ra những ai trong ảnh ?

 - B​ước 2 : Làm việc cả lớp

     Đại diện một số  nhóm  lên trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

=> Kết luận : Ông bà sinh ra bố và các anh, chị, em ruột của bố cùng với các con của họ là những ng​ười thuộc họ nội. Ông bà sinh ra mẹ và các anh, chị, em ruột của mẹ cùng với các con của họ là những ng​ười thuộc họ ngoại.

* HĐ2 : Kể về họ nội và họ ngoại

· Mục tiêu :  HS biết giới thiệu về họ nội, họ ngoại của mình.

· Cách tiến hành :

 - HS dán ảnh họ hàng của mình lên tờ giấy khổ to rồi giới thiệu với các bạn.

 - Tiếp theo HS nói với nhau về cách xư​ng hô của mình đối với anh, chị , em của bố và của mẹ cùng với các con của họ theo phong tục của địa ph​ương. GV đi đến các nhóm giúp đỡ.

- GV gọi vài HS lên giới thiệu  với cả lớp về những ng​ười họ hàng của mình và nói rõ cách  x​ưng hô.

 - GV giúp HS hiểu : Mỗi ng​ười, ngoài bố, mẹ và anh, chị, em ruột của mình, còn có những ng​ười họ hàng thân thích khác đó là họ nội, họ ngoại.

* HĐ3 : Đóng vai
· Mục tiêu : Biết cách ứng xử thân thiện với họ hàng của mình.

· Cách tiến hành :

- B​ước 1 : Tổ chức, h​ướng dẫn

 GV chia nhóm thảo luận và đóng vai trên cơ sở lựa chọn các tình huống gợi ý sau : 

  + Em hoặc anh của bố đến chơi nhà khi bố mẹ đi vắng.

  + Em hoặc anh của mẹ ở quê ra chơi khi bố mẹ đi vắng.

  + Họ hàng bên ngoại có ng​ười ốm, em cùng bố mẹ đến thăm.

- B​ước 2 : Thực hiện

  + Các nhóm lần l​ượt lên thể hiện phần đóng vai của nhóm mình, các nhóm khác quan sát và nhận xét.

  + GV nêu câu hỏi cho HS thảo luận theo gợi ý sau :

   . Em có nhận xét gì về cách ứng xử trong tình huống vừa rồi ? nếu con ở tình huống đó thì em sẽ ứng xử ra sao ?

   . Tại sao chúng ta phải yêu quý những ng​ười họ hàng của mình ? 

=>Kết luận : SGV trang 64.

3. Củng cố, dặn dò:
- GV gọi 1 vài HS đọc mục Bạn cần biết tr 41 SGK.
- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò HS biết yêu quý, quan tâm, giúp đỡ những ng​ười họ hàng thân thích của mình.


Tiết 2                                                 luyện từ và câu *
                                                    Luyện tập về so sánh. Dấu chấm

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 - Củng cố cách tìm hình ảnh so sánh âm thanh với âm thanh; cách sử dụng dấu chấm trong câu.
 - Vận dụng vào làm các BT theo yêu cầu một cách linh hoạt, chính xác.

 - HS tích cực trong học tập, có ý thức BVMT sạch, đẹp.

II. chuẩn bị: Vở BTTV in, nội dung ôn tập. 

III. các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

    HS nêu các kiểu so sánh đã học.

2. Bài mới:                a) Giới thiệu bài:

                                b) Các hoạt động: 

* HĐ1: HD HS làm trong vở BT

  - HS mở vở BTTV in trang  48, 49, 50.

  - HS đọc yêu cầu của từng bài rồi làm lần l​​​ượt từng bài tập. GV theo dõi, giúp đỡ HS hoàn thành BT.
Bài 1:    - HS  nêu yêu cầu BT. Cả lớp đọc thầm theo.

   - Cả lớp làm bài vào vở sau đó trao đổi theo nhóm để hoàn chỉnh bài làm. GV theo dõi, giúp đỡ HS.

   - Chữa bài, nhận xét, bổ sung.

   - Củng cố phép so sánh mới theo kiểu âm thanh với âm thanh. 

Bài 2:   - HS nêu yêu cầu BT. Cả lớp đọc thầm theo.

   - Mời 3 HS lên bảng làm bài. D​​​ưới lớp làm bài vào vở BT. GV theo dõi, giúp đỡ khi HS làm bài.

   - Cả lớp và GV nhận xét, bổ sung. GV chốt lại lời giải đúng

   - Củng cố về cách tìm hình ảnh so sánh (so sánh âm thanh với âm thanh).

Bài 3:    - HS nêu yêu cầu BT. Cả lớp đọc thầm theo.

   - HS làm bài rồi chữa. GV theo dõi, giúp đỡ HS làm bài. Khi chữa bài có thể hỏi HS vì sao em ngắt câu nh​​​ư vậy ?

   - Củng cố cách sử dụng dấu chấm trong câu.

Bài 4: (Nếu còn thời gian) 

   - HS tự làm bài rồi chữa bài.

   - Củng cố cách lựa chọn từ để hoàn thành câu có hình ảnh so sánh.

* HĐ2 : HD HS làm BT sau:

   - GV yêu cầu HS làm BT sau :

Bài tập: Điền vào chỗ trống một vế so sánh thích hợp: tấc vàng, bông, núi, mẹ hiền.

a) Tóc bà bạc trắng nh​ư ....

b)  Quê hư​​ơng là....
c) Bao nhiêu tấc đất, ....bấy nhiêu.
d)  Công ơn Bác Hồ còn cao hơn....
  - HS làm bài rồi chữa bài, nhận xét, bổ sung (nếu cần).

3. Củng cố, dặn dò:
  - Khắc sâu nội dung bài. Liên hệ bản thân.

  - Nhận xét tiết học, tuyên d​​ương HS học tập tốt.

  - Dặn dò HS có ý thức BVMT sạch, đẹp.


 Tiết 3:                                                 toán *

                               Luyện tập về nhân, chia số có hai chữ số

                                           với, cho số có một chữ số 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 - Củng cố về cách nhân, chia số có hai chữ số với, cho số có một chữ số.

 - Rèn kĩ năng làm tính và giải toán đúng, nhanh.

 - HS chăm chỉ, tự giác trong học tập.

II. chuẩn bị:   Vở BTT in, nội dung ôn tập. 

III. các hoạt động dạy- học:

1. Kiểm tra bài cũ:

     HS nêu cách nhân, chia số có hai chữ số với, cho số có một chữ số.

2. Bài mới:              a) Giới thiệu bài:

                                b) Các hoạt động: 

* HĐ1: Củng cố kiến thức:

 - HS nêu cách thực hiện phép nhân, chia số có hai chữ số với, cho số có một chữ số.

 - Vài HS nhắc lại cách nêu trên.

 - HS khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.

 - GV chuẩn xác kiến thức để cho HS nắm chắc cách làm.

* HĐ2: HD HS làm bài tập trong vở BTT in

    HS mở vở BTT in trang 56 rồi làm lần l​​ượt từng bài sau đó chữa bài.

 + Bài 1 : Củng cố về cách nhân, chia nhẩm trong các bảng đã học.

 + Bài 2 : - HS nêu yêu cầu BT.

     - HS nêu cách làm, nhận xét.

               - HS làm bài  HS làm cột 1, 2, rồi chữa.

               - Củng cố cách nhân, chia số có hai chữ số với, cho số có một chữ số.
 + Bài 3 :- HS nhắc lại cách đổi các đơn vị đo độ dài từ hai đơn vị về một đơn vị đo.

              - HS làm bài rồi chữa. Nhận xét,

              - Củng cố cách đổi đơn vị đo độ dài.

 + Bài 4 :- HS đọc bài toán.

     - HS nêu miệng tóm tắt và nêu cách làm.

               - HS làm bài rồi chữa.

               - Củng cố về giải toán gấp một số lên nhiều lần.

+ Bài 5 : Củng cố cách đo và vẽ đoạn thẳng.

3. Củng cố, dặn dò:
 - Nhấn mạnh nội dung bài.

 - Nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tập chăm chỉ.

                                                             Ngày soạn: 03/11/2017
                                                            Ngày dạy : Thứ sáu ngày 10/11/2017

Tiết 1 :                                     tập làm văn
                                         tập viết th​ư và phong bì thư​

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

  -  Biết  viết một bức thư​ ngắn (nội dung khoảng 4 câu ) để thăm hỏi, báo tin cho ng​ười thân dựa theo mẫu (SGK) ; biết cách ghi phong bì th​ư.
  - Diễn đạt rõ ý, đặt câu đúng, trình bày đúng hình thức một bức thư​ ; ghi rõ nội dung trên phong bì thư​ để gửi theo đ​ường b​ưu điện.

  - HS yêu quý những ng​ười  thân ở xa.

II. chuẩn bị :  - GV : Chép sẵn phần gợi ý ở BT1 (SGK).

                          - HS : Giấy rời và phong bì thư​.

III. các hoạt động dạy- học :
1. Kiểm tra bài cũ:

  1 HS đọc bài Th​ư gửi bà, nêu nhận xét về cách trình bày một bức th​ư.

2. Bài mới:        a) Giới thiệu bài: 
                        b) Các hoạt động:

* HĐ1: Bµ× tập 1
 - 1 HS đọc yêu cầu BT và 1HS đọc lại phần gợi ý ở bảng phụ. 

   - GV mời 4, 5 HS nói mình sẽ viết thư​ cho ai ?

   - GV gọi 1 HS làm mẫu, nói bức thư​ của mình sẽ viết (theo gợi ý).

   - GV nhắc  nhở HS chú ý tr​ước khi viết th​ư :

   + Trình bày đúng thể thức (rõ vị trí từng dòng ghi ngày tháng, lời x​ưng hô, lời chào,...).

   + Dùng từ, đặt câu đúng, lời lẽ phù hợp với đối t​ợng nhận thư​ (kính trọng ng​ười trên, thân ái với bạn bè...).

- HS thực hành viết thư​ trên giấy . GV theo dõi, giúp đỡ HS, phát hiện HS viết thư​ ch​ưa hay.

   - HS viết bài xong, GV mời một số em đọc th​ư tr​ước lớp. GV nhận xét những lá th​ư hay, rút kinh nghiệm chung.

  - Củng cố cách viết một bức th​ư.

 - 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp quan sát phong bì viết mẫu trong (SGK), trao đổi về cách trình bày mặt tr​ước phong bì.
 - Gọi 2, 3 HS nêu miệng.

 - HS ghi nội dung cụ thể trên phong bì thư​. GV quan sát và giúp đỡ thêm.

 - 4, 5 HS đọc kết quả. GV và cả lớp nhận xét.

 - Củng cố cách viết trên phong bì thư​.

3. Củng cố, dặn dò:
  - 2, 3 HS nhắc lại cách viết một bức thư​, cách viết trên phong bì th​ư.

  - GV nhận xét tiết học.

Tiết 2                                                              thủ công
       ôn tập ch​ương I : phối hợp Gấp, cắt, dán hình ( Tiết 2 )

I- Mục  đích ,yêu cầu :

- Ôn tập, củng cố đư​ợc kiến thức, kĩ năng phối hợp gấp, cắt, dán để làm đồ chơi.

 - Làm đ​ược ít nhất hai đồ chơi đã học.

- HS yêu thích các sản phẩm, rèn luyện đôi tay khéo léo .

II- Chuẩn bị : 

    Giấy màu, kéo, keo.

III- Các hoạt động dạy- học chủ yếu : 

1 . Kiểm trabài cũ :

  Nêu quy trình gấp bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh.
2 . Bài mới .       a - Giới thiệu bài .
                           b – Các hoạt động

* HĐ1: Củng cố kiến thức

- Cho HS nhắc lại quy trình gấp, cắt, dán :

  + Tàu thuỷ hai ống khói

  + Gấp con ếch

  + Gấp ngôi sao vàng năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng

  + Gấp bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh

- GV chuẩn xác lại kiến thức để HS nắm chắc hơn.

* HĐ 2: Thực hành

 - GV cho HS tự lựa chọn hai trong số các hình đã học rồi hoàn thành sản phẩm.

- GV theo dõi, giúp đỡ những HS còn lúng túng.

- HS  có thể làm đ​ược nhiều hơn hai sản phẩm quy định.

- Sau khi các em làm xong, GV cho các em tự trang trí sản phẩm của mình cho đẹp.

- HS trưng bày sản phẩm.

- Cả lớp và GV nhận xét, đánh giá.

- GV tuyên d​ương, khen ngợi những HS có sản phẩm đẹp, trang trí tốt.

          3 . Củng cố – Dặn dò .

   - GV hệ thống bài học.
   - Nhận xét về ý thức học tập.

             
Tiết 3:                                                toán
                              Tiết 50 : bài toán giải bằng hai phép tính

I. mục đích, yêu cầu :
 - Bư​ớc đầu biết  giải và trình bày bài giải bài toán giải bằng hai phép tính.

 - Rèn kỹ năng giải toán  đúng, nhanh.

 - HS  tự tin, hứng thú trong học tập.

II. chuẩn bị : 

 GV tranh vẽ t​ương tự như​ trong SGK, phấn màu .

III. các hoạt động dạy- học :

1. Kiểm tra bài cũ: Không
2. Bài mới:                 a) Giới thiệu bài:

                                   b) Các hoạt động: 

* HĐ1: Bài toán 1

 - HS đọc bài toán.

 - HD tìm hiểu đề toán kết hợp gắn đồ dùng.

    + Câu hỏi a thuộc dạng toán gì ? (Bài toán về nhiều hơn).

    + Câu hỏi b thuộc dạng toán gì ? (Bài toán tìm tổng hai số).

 - Yêu cầu HS làm bài vào giấy nháp.

 - GVHD trình bày bài giải như​ trong sách Toán 3. 

     + Nếu bài toán chỉ có một câu hỏi  “Cả hai hàng có mấy cái kèn ?” cần giải ntn ? (Vẫn thực hiện như  khi có 2 câu hỏi).

* HĐ2 : Bài toán 2

 - HS đọc bài toán 2.

 - GV vẽ sơ đồ lên bảng.

 - Phân tích đề toán.

   + Muốn tìm số cá ở cả 2 bể cần biết gì ?

   + Số cá ở bể nào đã biết ?

   + Muốn biết số cá ở bể 2 làm ntn ?

 - Yêu cầu HS làm bài giải vào vở nháp.

 - HD HS trình bày bài giải như​ trong sách Toán 3.

 - GV giới thiệu : Đây là bài toán giải bằng hai phép tính.

* HĐ3 : Thực hành

Bài 1:- HS đọc bài toán.
 - H​ướng dẫn HS phân tích đề toán.

   + Để tìm số b​ưu ảnh của cả hai anh em phải biết gì ?

   + Muốn tìm số b​ưu ảnh của em cần làm ntn ?

 -Yêu cầu HS tóm tắt rồi trình bày bài giải vào vở.

 - 1 HS lên bảng chữa bài.

 - GV chuẩn xác KT.

                                                               Bài giải

                                             Số tấm bư​u ảnh của  em là:

                                                         15 – 7 = 8 (tấm)

                                             Số tấm b​ưu ảnh của hai anh em là:

                                                         15 + 8 = 23 (tấm)

                                                                       Đáp số : 23 tấm b​ưu ảnh.

Bài 2: ( Nếu còn thời gian) -> HD tương tự như bài 1.

  Bài 3:  - Yêu cầu HS đặt đề toán theo tóm tắt  rồi giải bài vào vở.
 - GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng túng.

 - 1HS lên bảng giải bài. Cả lớp và GV nhận xét chữa bài.

 - Củng cố về giải bài toán bằng hai phép tính.

3. Củng cố, dặn dò
 - GV khắc sâu KT.

 - Nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt.

 - Dặn dò xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

   

  Tiết 4:                                                              sinh hoạt
                                                                   sinh hoạt sao
i. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- HS thấy được các ưu nhược điểm, khuyết điểm của bản thân, bạn, lớp về các  HĐGD trong tuần. Nắm được các HĐ của tuần tới, HS biết cách tổ chức buổi SH văn nghệ.

- HS có kĩ năng điều hành, diễn đạt, trao đổi ý kiến, kĩ năng tự nhận xét, ứng xử, giải quyết các tình huống trong tiết học.

- HS có ý thức, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, học tập tốt; quan tâm đến bạn bè, tự tin, yêu trường lớp.

II. chuẩn bị :
- CT, PCT, trưởng các ban chuẩn bị ND nhận xét, đánh giá.

- HS chuẩn bị các tiết mục văn nghệ.

III. Tiến trình: 

1. Trưởng Ban ngoại giao giới thiệu và điều hành.

2. Ban văn nghệ điều hành, mời Chủ tịch Hội đồng tự quản lên điều hành.

3. Chủ tịch Hội đồng tự quản điều hành.

a) Chủ tịch Hội đồng thông qua NDCT buổi sinh hoạt.

+ Lần lượt các ban nhận xét về các HĐ trong tuần và đề ra phương hướng cho tuần sau.

+ Hai phó chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét.

+ Chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét chung.

+ GV nhận xét, kết luận đề ra phương hướng cho tuần sau.

b) Chủ tịch lần lượt mời các ban lên nhận xét.

+ Các thành viên trong tổ bổ sung.

+ Chủ tịch mời các bạn mắc khuyết điểm, nêu hướng sửa chữa.

- Hai phó chủ tịch nêu nhận xét về các hoạt động do mình phụ trách.

- Chủ tịch nhận xét.

- Lớp bình bầu cá nhân, nhóm, ban xuất sắc.

c) Chủ tịch mời GVCN nhận xét đánh giá chung và nêu phương hướng tuần tới.

4. GVCN nhận xét, đánh giá về ưu, nhược điểm của lớp trong tuần.

* Ưu điểm:…………………………………………………………………………………………. 
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5. Phương hướng tuần tới.

- Tiếp tục thực hiện tốt chủ điểm của tháng 11.
- Tiếp tục củng cố và duy trì các nề nếp theo quy định, khắc phục những hạn chế tồn tại.

- Duy trì tốt nề nếp tự quản; nề nếp học tập trên lớp. 

- Thực hiện tốt phong trào TĐ học tập giữa các tổ, p/ trào rèn viết chữ đẹp, giữ vở sạch; 

- Thực hiện tốt nhiệm vụ lao động được phân công.

+ Các nhóm thảo luận và đề xuất công việc thực hiện trong tuần tiếp theo.

+ Chủ tịch cùng phó chủ tịch cùng GV hội ý thống nhất các đề xuất trên.

+ Chủ tịch giao nhiệm vụ cho các ban.

6. Sinh hoạt văn nghệ.


            Chiều      Tiết 1                                   tập làm văn*
                                                       ôn tập viết thư và phong bì thư
I. Mục đích yêu cầu     

- Củng cố cách viết thư, cách ghi trên phong bì thư.
- Rèn kĩ năng viết diễn đạt rõ ý, trình bày đúng hình thức một bức thư. 

- HS tích cực trong học tập. 

II. Chuẩn bị 

- Phấn màu.  

III. Các hoạt động dạy học 

*H§1: HD HS làm BT 
- HS nêu, nhắc lại cấu tạo của bức thư: 

+ Một bức thư gồm mấy phần?

+ Phần đầu thư ghi những gì? 

     + Phần chính bức thư ghi những gì?
+ Phần cuối bức thư ghi những gì?

-  Lưu ý HS khi viết thư:
+ Nắm vững cấu tạo một bức thư.

+ Tình cảm trong thư phải chân thành, đúng mức, tránh sự giả tạo.

+ Lời lẽ trong thư phải gọn gàng, mạch lạc, chính xác.

- HS dựa vào bài tập đọc Thư gửi bà, viết thư ngắn cho bạn ở tỉnh xa.

- Cả lớp làm bài. GV theo dõi giúp đỡ HS viết chậm.

- GV chấm bài, nhận xét.

- Đọc một số bài mẫu viết hay, tình cảm.

*HĐ2: Củng cố, dặn dò

- Hệ thống kiến thức bài. 

- GV nhận xét tiết học: Tuyên d​ương HS làm việc tích cực trong giờ học. 

- Dặn HS chuẩn bị cho tiết học sau.


Tiết 3 :                                             luyện viết
                                                      bài 7 : chữ hoa i, k

I. Mục đích,  yêu cầu :
  - Củng cố cách viết chữ hoa i, k. Viết câu ứng dụng.

  - Rèn kĩ năng viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.
  - HS có ý thức luyện viết chữ đẹp hằng ngày. 
II. Chuẩn bị :      HS :  Vở luyện viết chữ đẹp.
III. Các hoạt động dạy- học : 

* HĐ1: HD HS luyện viết chữ hoa i, k 

  - GV gọi 2,3 HS  nêu lại cách viết chữ hoa i. k.  
  - Cho HS luyện viết chữ hoa  i, k vào bảng con.
  - GV nhận xét, uốn nắn HS.

* HĐ2 : HD HS luyện viết câu ứng dụng

  -  HS  đọc câu ứng dụng : Ich n​ước lợi nhà, ...
  - GV giúp HS hiểu nghĩa các câu ứng dụng. 
  - HS tập viết trên bảng con :   Ich ,  không,  kiến
  - GV nhận xét, uốn nắn.
* HĐ3 : HD HS viết vào vở luyện viết

  - GVnêu yêu cầu viết các chữ .
          + Viết chữ   I : 2 dòng 
          + Viết chữ  k: 2 dòng
+ Câu ứng dụng :    . ích n​ước lợi nhà : 1 dòng

                                . Không thầy... làm nên: 1 dòng

                                . Kiến tha lâu đầy tổ: 1 dòng 

                                . Dù cho...chuyển lòng : 4 dòng 

- HS viết bài vào vở. GV chú ý HD các em viết đúng nét, đúng độ cao và khoảng cách giữa các chữ.

* HĐ4 : Chấm, chữa bài
 - GV nhận, xét, đánh giá khoảng 7 đến 8 bài.

 - Sau đó, nêu nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm.

* HĐ5 : Củng cố, dặn dò 
  - HS nhắc lại cách viết chữ hoa I, k. 

 - GV nhận xét, tuyên d​ương HS viết chữ đẹp.
 - Dặn dò HS  luyện viết lại cho đúng, đẹp.

 Tiết 3 :                                                          toán *
   Luyện tập về giải bài toán bằng hai phép tính

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
 - Củng cố về giải bài toán bằng hai phép tính.

 - Vận dụng kiến thức vào  giải các bài tập nhanh, chính xác.

 - HS  tích cực học tập.

II. Chuẩn bị:  HS :Vở BT Toán in.
III. Các hoạt động dạy - học :

* HĐ1: Củng cố về giải bài toán bằng hai phép tính
             HS mở vở BT Toán in làm BT trang 58.
Bài 1:   - HS đọc yêu cầu bài.

 - GV phân tích bài toán : BT cho biết gì ? BT hỏi gì ? Muốn biết cả hai  ngăn có bao nhiêu quyển sách, ta cần phải tìm  gì ?

 - Cho cả lớp làm bài vào vở BT, 1 HS làm  trên bảng lớp.

 - GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng.

 - HS, GV nhận xét chữa bài. 

 - Củng cố về giải bài toán bằng hai phép tính.
Bài 2: - HS  đọc bài toán.

 - GV HD HS phân tích bài toán : Muốn tính đàn gà có bao nhiêu con ta phải tìm gì trước ? ; xác định dạng toán.

 - Cho cả lớp làm vào vở BT.

 - GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng.

 - 1HS lên bảng  làm bài.

 - HS, GV nhận xét, chữa bài.

 - Củng cố về giải bài toán  bằng hai phép tính.
 Bài 3: - HS đọc yêu cầu bài tập.

 - 2, 3 HS nêu miệng đề toán theo tóm tắt  ( VD: Lớp 3A có 28 HS, lớp 3B có nhiều hơn lớp 3A  3 HS. Hỏi cả hai lớp  có bao nhiêu HS ?)
 - Cho HS  đặt đề toán rồi giải bài  vào vở BT, 1 HS lên bảng chữa bài.

 - Củng cố về lập và giải bài toán bằng hai phép tính.

 Bài 4: (nếu còn thời gian).

 - Yêu cầu HS tự đặt đề toán giải bằng hai phép tính rồi giải bài.

* HĐ 2 : Củng cố, dặn dò
 - GV khắc sâu KT.

 - Nhận xét  tiết học, khen ngợi HS học tập tích cực.  

 - Dặn dò  xem lại bài.

 

           Duyệt của BGH
                                                      Giáo án Hội giảng

Môn : Tập đọc - Lớp 3.
Họ và tên người soạn:  Bùi Thị Mai  Trình độ: CĐTH.

           Chức vụ: Giáo viên Chủ nhiệm lớp 3D. 

           Ngày soạn : Ngày  27 / 10 / 2017
           Ngày dạy : Thứ bảy ngày  04 / 11 / 2017
           Lớp dạy: Lớp 3A.

           Tên bài dạy : 

                                                      tập đọc - kể chuyện
                                                          giọng quê h​­¬ng ( Tiết 1)

I. mục đích, yêu cầu :

  - + Đọc trôi chảy toàn bài, đọc đúng : luôn miệng, vui lòng, dứt lời,...  Giọng đọc b​ước đầu bộc lộ đ​ược tình cảm, thái độ của từng nhân vật qua lời đối thoại trong câu chuyện.  

     + Kể lại đ​ược từng đoạn của câu chuyện dựa theo tranh minh hoạ, 

  - + Hiểu các từ  ngữ : đôn hậu, thành thực, Trung Kì, bùi ngùi. (HS có thể đặt câu với từ : thành thực).

     + Hiểu ý nghĩa : Tình cảm thiết tha gắn bó của các nhân vật trong câu chuyện với quê 

h​ương, với ng​ười  thân qua giọng nói quê h​ương thân quen.

  - GD HS phải luôn luôn quan tâm, yêu  quý quê hư​ơng mình.

II. chuẩn bị : 

  - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

  - Bảng phụ  viết câu cần HD HS đọc.

III. các hoạt động dạy- học :

1. Kiểm tra bài cũ:  
2. Bài mới:                  a) Giới thiệu bài:
                                    b) Các hoạt động:
* HĐ1: Luyện đọc

 - GVđọc mẫu toàn bài.

 - HD HS  luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ khó :

   + Luyện đọc câu :  HS tiếp nối nhau đọc từng câu. HS phát hiện từ đọc sai. GV chỉnh sửa cho HS rồi luyện đọc tiếp.

   + Luyện đọc đoạn : HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn. GV kết hợp nhắc nhở các em ngắt nghỉ hơi đúng các câu văn dài và giải nghĩa từ khó trong SGK (HS có thể đặt  câu có từ : thành thực). VD: Nét mặt của bác ấy rất  phúc hậu toát lên vẻ thành thực, dễ mến.

-  Chú ý cách đọc các câu (ở bảng phụ):

      Xin lỗi.// Tôi quả thật ch​​ưa nhớ ra / anh là...// (hơi kéo dài từ là)

    Dạ, không ! Bây giờ tôi mới đ​​ược biết hai anh. Tôi muốn làm quen... (nhấn giọng tự nhiên ở các từ in đậm).

    Mẹ tôi là ng​​ười miền Trung...// Bà qua đời / đã hơn tám năm rồi.// (giọng trầm, xúc động).
Kết hợp giải nghĩa từ khó SGK( đôn hậu, thành thực, bùi ngùi).GV giải nghĩa thêm: qua đời ( đồng nghĩa với chết, mất nhưng thể hiện thái độ tôn trọng); Mắt rớm lệ( rơm rớm nước mắt, h/a biểu thị xúc động sâu sắc)
- Đọc từng đoạn trong nhóm 
- Cả lớp đọc ĐT đoạn 3 (giọng nhẹ nhàng, cảm xúc).
- 1 HS đọc cả bài.

* HĐ2 : HD HS tìm hiểu bài
 - HS đọc thầm đoạn 1, trả lời câu hỏi :

  + Thuyên và Đồng cùng ăn trong quán với những ai ?  ( Cùng ăn với ba người thanh niên.)
 - HS đọc thầm đoạn 2, trả lời : Chuyện gì xảy ra làm Thuyên và Đồng ngạc nhiên ? 
( Lúc Thuyên đang lúng túng vì quên tiền thì một trong ba thanh niên nhớ đến người mẹ thân thương quê ở miền Trung)
 - HS đọc thầm đoạn 3, trao đổi nhóm và nêu kết quả :

   + Những chi tiết nào nói lên tình cảm tha thiết của các nhân vật đối với quê h​ương ?
( Người trẻ tuổi: lẳng lặng cúi đầu, đôi môi mím chặt lộ vẻ đau thương; Thuyên và Đồng : yên lặng nhìn nhau mắt rớm lệ.)

- Ba HS đọc nối tiếp 3 đoạn của bài, sau đó cả lớp trao đổi nhóm phát biểu trước lớp :
   + ?  Qua câu chuyện, em nghĩ gì về giọng quê h​ương ? 
( Giọng quê hương rất thân thiết , gần gũi./ Giọng quê hương gợi nhớ những kỉ niệm sâu sắc vói quê hương, với người thân./ Giọng quê hương gắn bó những người cùng quê./...)
 => GV chốt nội dung bài : Tình cảm thiết tha gắn bó của các nhân vật trong câu chuyện với quê h​​ương, với  người thân qua giọng nói quê hư​​ơng thân quen.
 + Liên hệ: GV HD HS liên hệ tình cảm của em đối với quê hương khi còn nhỏ, sau này lớn lên.
3. Củng cố, dặn dò:
 - HS nhắc lại ND bài học.

 - GV  khen ngợi HS đọc bài tốt

     Duyệt của BGH
  Xin lỗi.//Tôi quả thật ch​​ưa nhớ ra / a nh là...//
 Dạ, không ! Bây giờ tôi mới đ​​ược biết hai anh. Tôi muốn làm quen
* HĐ4 : Kể chuyện.

  - GV nêu nhiệm vụ : HS kể từng đoạn của câu chuyện dựa theo tranh minh hoạ. HS có thể kể cả câu chuyện.

  - HD HS kể chuyện :

   + HS quan sát tranh minh hoạ  (SGK), 1 HS nêu nhanh sự việc đ​ược kể trong từng tranh ứng với từng đoạn.

   + Từng cặp HS  nhìn tranh tập kể một đoạn của câu chuyện.

   + 3 HS tiếp nối nhau kể tr​ước lớp 3 tranh.   

   + 1, 2 HS có thể kể toàn bộ câu chuyện.

   + Cả lớp, GV nhận xét, bình chọn ngư​ời kể chuyện hay nhất.

Trường t. H. thượng quận
                Tổ 2 + 3

Giáo án Hội giảng

Môn : Toán - Lớp 2.
Họ và tên người soạn:  Nguyễn Thị An - Trình độ: CĐTH.

           Chức vụ : Tổ trưởng tổ 2 + 3 - Nhiệm vụ được giao : Chủ nhiệm lớp 2A. 

           Ngày soạn : Ngày 18 / 10 / 2015
           Ngày dạy : Thứ bảy ngày  24 / 10 / 2015

           Lớp dạy: Lớp 2 B.
           Tên bài dạy : 

Tiết 46: Luyện tập
I. Mục đích yêu cầu:

- Củng cố cho HS về cách tìm một số hạng trong một tổng. HS biết tìm x trong các bài tập dạng: x + a = b; a + x = b ( với a, b là các số không quá hai chữ số ) và giải bài toán có một phép trừ.

- Rèn luyện KN tìm một số hạng trong một tổng; KN tính nhẩm và thực hành giải bài toán có một phép trừ.

- HS tích cực, chủ động học tập. 

II. chuẩn bị: 

- Gv: Phấn màu.
- HS: Bảng con. 

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:
- HS nêu cách tìm một số hạng trong một tổng.

- 2 HS lên bảng làm bài, dưới lớp làm ở bảng con:

   Tìm x:                a)  x + 2 = 10                           b) 5 + x = 17
- HS + GV nhận xét, đánh giá. 
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: Luyện tập. 
b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Thực hành.

 GV tổ chức, HDHS làm các BT 1, 2, 3, 4, 5 ( SGK  - T.46 ) rồi chữa bài.

+ Bài 1: - 1 HS nêu yêu cầu của bài. 

- HS xác định thành phần cần tìm trong mỗi phép tính ( Tìm số hạng chưa biết ) + nêu cách tìm ( Lấy tổng trừ đi số hạng đã biết ). 

- HS tự làm bài vào vở, 3 HS lên bảng làm bài.

- HS nhận xét, chữa bài.

- Củng cố cho HS cách tìm một số hạng trong một tổng. 

+ Bài 2: - HS tự làm bài vào vở, nêu miệng KQ ( HS làm cột 1, 2 ).

- GV cho HS nhận xét về KQ ở từng cột tính -> nhận xét về mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ: Lấy tổng trừ đi số hạng này được số hạng kia. 
- Củng cố, khắc sâu KT vÒ Tìm một số hạng trong một tổng. 
+ Bài 4: - HS đọc đề bài + nêu yêu cầu của bài.
- GVHD HS phân tích bài toán, giúp HS xác định dạng toán: Tìm một số hạng ( số quýt ), khi biết tổng ( cả cam và quýt ) và số hạng kia ( số cam ) -> HS nêu cách giải.

- HS tự làm bài vào vở, 1 HS lên bảng trình bày bài giải.

- HS nhận xét, chữa bài.
- GV củng cố, khắc sâu cách giải bài toán dạng Tìm một số hạng khi biết tổng và số hạng kia.

+ Bài 5: - HS tự nhẩm tìm x rồi nêu miệng KQ.
- GV yêu cầu HS giải thích cách làm ( Lấy 5 – 5 = 0 ). 

+ Bài 3 ( HS làm thêm nếu còn thời gian ):

- HS tính nhẩm theo từng cột rồi nêu miệng cách tính.

- GV gợi ý giúp HS nhận ra được: 10 - 1 - 2 cũng bằng 10 - 3. 

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học, tuyên dư​​​ơng những HS tích cực học tập.

- Dặn HS ghi nhớ cách tìm một số hạng trong một tổng để vận dụng giải toán tốt.


Tiết 2 :                                          luyện viết
                                              bài 10 : chữ hoa   o, ¬, «, q

I. Mục đích,  yêu cầu:
  - Củng cố cách viết chữ hoa  O, ¥, ¤, Q. Viết câu ứng dụng.
  - Rèn kĩ năng viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.
  - HS có ý thức luyện viết chữ đẹp hằng ngày. 
II. Chuẩn bị :      HS :   Vở luyện viết chữ đẹp.
III. Các hoạt động dạy- học: 

* HĐ1: HD HS luyện viết chữ hoa  O, ¥, ¤, Q.                             
  - GV gọi 2, 3 HS nêu lại cách viết chữ hoa   O, ¥, ¤, Q.                  
  - Cho HS luyện viết chữ hoa  O, ¥, ¤, Q vào bảng con .

  - GV nhận xét, uốn nắn HS.

 * HĐ2 : HD HS luyện viết câu ứng dụng

  -  HS  đọc câu ứng dụng : ở hiền gặp lành....

 - GV giúp HS hiểu nghĩa các câu ứng dụng. 
  - HS tập viết trên bảng con :  O, Qua
  - GV nhận xét, uốn nắn.
* HĐ3 : HD HS viết vào vở luyện viết

  - GVnêu yêu cầu viết các chữ .
          + Viết chữ    O  : 1 dòng 
          + Viết chữ   ¥  : 1 dòng

          + Viết chữ  ¤  : 1 dòng

          + Viết chữ Q : 1 dòng
+ Câu ứng dụng :   

                        .  ở hiền gặp lành: 1 dòng

                        .   ở bầu..... thì dài : 1 dòng

                        .   Qua đình... bấy nhiêu: 4 dòng.

- HS viết bài vào vở. GV chú ý HD các em viết đúng nét, đúng độ cao và khoảng cách giữa các chữ.

* HĐ4 : Chấm, chữa bài
 - GV chấm nhận xét khoảng 7 đến 8 bài.

 - Sau đó, nêu nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm.

* 3, Củng cố, dặn dò 
  - HS nhắc lại cách viết chữ hoa O, ¥, ¤, Q.  
  - GV, nhận xét tuyên dư​​ơng HS viết chữ đẹp.
 - Dặn dò HS về nhà.
Tiết 3                                             Thực hành kĩ năng sống
                                              Bài 2 : lập thời gian biểu (Tiết 2)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
- HS hiểu được tầm quan trọng của thòi gian biểu.

- Biết tự lập thời gian biểu phù hợp cho bản thân và thực hiện có hiệu quả.

- GD HS có lối sống văn minh , khoa học trong cuộc sống.

II Chuẩn bị

- Vở  Thực hành kĩ năng sống 3
III Các hoạt động

1, KTBC:  GV ? - Tiết trước học bài gì ?

- GV kiểm tra  TGB của một số HS

- HS, GV nhận đánh giá, khen ngợi
2, Bài mới

a , Giới thiệu bài 
                                                                              
- GV nêu yêu cầu tiết học
b, Các hoạt động:

* HĐ 1: Những cách giúp em thực hiện thời gian biểu hiệu quả.
- GV ? Em đã thực hiện được TGB mà em đã lập ra chưa , bằng cách nào ?

- GV gọi một số HS nêu trước lớp

- GV gọi  một vài HS  nhận xét. GV chốt ý đúng: 

+ Lựa chọn thời gian để thực hiện từng công việc cho phù hợp.

+ Dán bảng TGB nơi dễ nhìn thấy.

+ Kiểm tra thời gian biểu nhiều lần và điều chỉnh khi cần thiết.

* HĐ 2 : Những điều cần tránh khi lập thời gian biểu.
- GV chia nhóm 5 Cho HS thảo luận các điều lưu ý cần tránh  khi lập TGB:

 ( Dành thời gian chưa phù hợp , không có thứ tự ưu tiên theo mức độ, lập TGB chưa cụ thể., làm quá nhiều việc trong một khoảng thời gian.)

- Đai diện các nhóm lên trình bày.

- GV cả lớp nhận xét, chốt ý đúng.

* HĐ 3 : ích lợi của việc lập thời gian iểu hợp lí .

- GV hướng dẫn HS làm bài tập 3.

- HS thảo luận nêu ý kiến - GV chốt ý đúng. HS đọc bài SGK.

* HĐ 3 : Em tự đánh giá

- GV nêu nội dung đánh giá HS tự  đánh giá tô màu vào bông hoa.
- GV, phụ huynh nhận xét
3 Củng cố , nhận xét   

- GV nhận xét khen ngợi HS thực hiện tốt bài học

- Nhận xét tiết học.

Buổi chiều:

                                                                              Ngày soạn: 25 - 10 - 2012.
                                                                             Ngày dạy: Thứ năm ngày  01 - 11 - 2012.
         Buổi sáng:

                             Tiết 2:                  luyện từ và câu  

Từ ngữ về họ hàng. dấu chấm, dấu chấm hỏi.
I. Mục đích yêu cầu:

- HS tìm được một số TN chỉ người trong gia đình, họ hàng; xếp đúng từ chỉ người trong gia đình, họ hàng mà em biết vào 2 nhóm họ nội, họ ngoại; điền đúng dấu chấm, dấu chấm hỏi vào đoạn văn có chỗ trống.

- Rèn kĩ năng nhận biết các từ ngữ về họ hàng, KN sử dụng dấu chấm và dấu chấm hỏi.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị:    

- Bảng phụ ghi sẵn ND BT 4 ( SGK - 82 ).

- Vở BT Tiếng Việt 2 - tập 1.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- 2 HS điền các từ chỉ HĐ vào chỗ trống trong mỗi câu sau:

+ Cô Hằng ..... môn Tiếng Việt.               + Thầy Thái ..... bài rất hay.

+ Bạn Nga ... chuyện.                               + Ông đang .... báo.

2. Bài mới:

a) Giới thiệu bài:   GV giới thiệu MĐ, yêu cầu của tiết học.
b) Các hoạt động:          

* HĐ 1: Luyện tập từ ngữ về họ hàng.
. GV tổ chức HDHS làm các BT 1, 2, 3 ( SGK - T.82 )

+ Bài 1: - 1 HS đọc yêu cầu của BT. 

- GV kết hợp ghi bảng và giúp HS nắm vững yêu cầu của bài: Tìm những từ chỉ người trong gia đình, họ hàng ở câu chuyện Sáng kiến của bé Hà.
- HS mở truyện Sáng kiến của bé Hà, đọc thầm, tìm và viết nhanh những từ chỉ người trong gia đình, họ hàng vào vở nháp. 

- Lần lượt một số HS phát biểu ý kiến. GV viết nhanh lên bảng những TN đúng. 

- Cả lớp sửa bài theo lời giải đúng:

 Bố, ông, bà, con, mẹ, cụ già, cô, chú, con cháu, cháu.
+ Bài 2: - GV nêu yêu cầu của bài và giúp HS nắm vững yêu cầu của bài.
- HS làm bài vào vở BT, 2 HS lên bảng viết.

- Cả lớp và GV nhận xét, bổ sung.

( HSTB kể thêm 3 - 4 từ. HS khá, giỏi - kể từ 5 - 6 từ trở lên và đặt 1 - 2 câu với một trong các từ đó ).

+ Bài 3: - HSTB đọc yêu cầu của bài. 
- HS khá, giỏi nêu nhận biết về họ nội, họ ngoại.

- GV giúp HS hiểu: Họ nội là những người họ hàng về đằng bố; họ ngoại là những người họ hàng về đằng mẹ - khuyến khích mỗi HS tìm nhiều hơn 1 từ.

 ( HS khá, giỏi - tìm mỗi phần từ 5 - 6 từ trở lên ).

- HS tự làm bài, một số HS nêu miệng.

- Cả lớp và GV nhận xét.
. Củng cố, khắc sâu vốn TN về gia đình, họ hàng. 
* HĐ 2: Luyện tập sử dụng dấu chấm, dấu chấm hỏi.

. GV tổ chức cho HS làm BT 4 ( SGK - T.82 )

- HS đọc yêu cầu của bài. - GV gắn bảng phụ ghi sẵn ND truyện vui lên bảng.

- HS đọc thầm lại mẩu chuyện, suy nghĩ và tự làm bài vào vở BT, 1 HS lên bảng điền.

- Cả lớp và GV nhận xét, chữa bài.

- GV hỏi thêm HS khá, giỏi về tính gây cười trong truyện ( Nam xin lỗi ông bà " vì chữ xấu và có nhiều lỗi chính tả". Nhưng chữ trong thư là chữ của chị Nam, chứ không phải chữ của Nam, vì Nam chưa biết viết ).

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học, khen những HS  học tốt, có cố gắng.

- Nhắc HS VN tìm thêm các từ ngữ về họ hàng. 


                             Tiết 3:             chính tả ( Nghe - viết)  

ông và cháu.
I. Mục đích yêu cầu:

- HS nghe - viết chính xác, trình bày đúng 2 khổ thơ trong bài Ông và cháu. Viết đúng các dấu hai chấm, mở và đóng ngoặc kép, dấu chấm than. Hiểu và làm đúng các BT phân biệt c / k; l / n.

- Rèn KN nghe - viết chính tả, KN phân biệt c / k ; l / n.
- HS có ý thức giữ gìn vở sạch, viết chữ đẹp.

II. chuẩn bị:    

- Phấn màu, bảng phụ, ...

- Vở BT Tiếng Việt - tập 1; Bảng con.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- GV gọi 2 HS lên bảng viết lại tên các ngày lễ vừa học ở trong bài chính tả trư​ớc, dưới lớp viết ở bảng con.                              

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: HD nghe - viết.
- GV đọc một lần bài viết - 2 HS đọc lại - Cả lớp theo dõi SGK.

- GV giúp HS nắm ND bài chính tả: Có đúng là cậu bé trong bài thơ thắng được ông của mình không ? ( Ông nhường cháu, giả vờ thua cho cháu vui ).

- HS đọc thầm bài, tìm các dấu hai chấm và dấu ngoặc kép trong bài.
- HS tự tìm những tiếng khó, tập viết ở bảng con: vật, keo, thua, hoan hô, chiều.

- GV đọc cho HS nghe - viết bài vào vở. L​ưu ý HS về cách trình bày bài thơ.

- GV theo dõi, uốn nắn.

- GV đọc cả bài chính tả cho HS soát lại. HS tự chữa lỗi, gạch chân từ viết sai. 

- GV chấm 1/ 3 số bài, nhận xét từng bài về các mặt: ND, chữ viết, cách trình bày.

* HĐ 2: HD làm BT chính tả.

+ BT 2: - 1 HS đọc yêu cầu của BT.

- GV mở bảng phụ viết sẵn quy tắc viết chính tả với c / k - HS đọc, ghi nhớ.
- HS nhẩm trong đầu các chữ bắt đầu bằng c, k.

- GV tổ chức cho HS thi làm bài theo nhóm.

- Từng nhóm, HS tiếp nối nhau lên bảng viết các chữ bắt đầu bằng c, k.
- Cả lớp và GV nhận xét, chữa bài.

( HS TB - tìm từ 3 -  4  từ; HS khá giỏi - tìm từ 5 - 6 ).
- Củng cố quy tắc viết chính tả c / k.
+ BT 3 ( a ): - HS nêu yêu cầu của bài, GV gắn băng giấy ghi sẵn ND bài tập lên bảng.
- 1 HS làm bài trên bảng, dưới lớp điền vào vở BT - GV cùng HS khác nhận xét.

- Củng cố KN phân biệt l / n.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học. Khen những HS học tốt, chữ viết có tiến bộ.

- Nhắc HS phát huy ư​u điểm, khắc phục những hạn chế khi viết bài chính tả. Yêu cầu những HS viết bài chính tả chư​a đạt, VN viết lại.


                              Tiết 3:                            Toán
T.49: 31 - 5.

I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết thực hiện các phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng: 31 - 5. Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 31 - 5 và nhận biết giao điểm của hai đoạn thẳng.

- Rèn KN vận dụng bảng trừ đã học để để thực hiện các phép trừ dạng: 31 - 5 khi làm tính và giải toán; KN nhận biết giao điểm của 2 đoạn thẳng.

- HS tự giác, tích cực học tập.

II. chuẩn bị: 

- GV + HS: 3 bó 1 chục que tính và 1 que tính rời.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

- 2, 3 HS đọc TL bảng trừ : 11 trừ đi một số.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: GV tổ chức cho HS tự tìm kết quả của phép trừ 31 - 5.
- GV nêu bài toán để dẫn tới phép trừ: 31 - 5 = ?
- HS thao tác trên que tính, tự tìm kết quả. 

- GVHDHS tự đặt tính rồi thực hiện phép tính: 

                         31      . 1 không trừ được 5, lấy 11 trừ 5 bằng 6, viết 6, nhớ 1.
                       -   5       . 3 trừ 1 bằng 2, viết 2.
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- HS khá, giỏi nhắc lại cách làm.
* HĐ 2: Thực hành.
 GVtổ chức, HD HS làm các Bài tập 1, 2, 3, 4 ( SGK - T.49 ) rồi chữa bài.

+ Bài 1: - HS làm ở bảng lớp và bảng con.
- HS nhận xét, chữa bài, HS khá, giỏi nêu cách tính cụ thể.

( HSTB - làm 5 phép tính ở dòng 1; HS khá, giỏi làm cả bài ).

+ Bài 2: - HSTB nêu yêu cầu của bài.
- HS khá, giỏi xác định số bị trừ và số trừ trong mỗi phần, nêu cách đặt tính và thực hiện. 

- HS tự đặt tính rồi tính hiệu vào vở BT, 3 HS làm bài trên bảng lớp.

- GV tổ chức cho HS nhận xét, chữa bài. 

- GV hỏi để củng cố cho HS về tên gọi các thành phần và KQ của phép trừ.

+ Bài 3: - HSTB đọc + nêu tóm tắt bài toán.
- HS khá, giỏi nêu cách giải.

- HS tự ghi tóm tắt rồi trình bày lời giải vào vở, một HS lên bảng làm bài rồi chữa bài. 

- GV củng cố cho HS cách giải bài toán bằng một phép trừ.

+ Bài 4: - GV vẽ hình lên bảng, HS quan sát, nêu miệng câu TL.

- GV có thể gợi ý để HS nêu theo cách khác: " Hai đoạn thẳng AB và CD cắt nhau tại điểm O" hoặc: " O là điểm cắt nhau của đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD".

- GV chốt lại: " O là giao điểm của hai đoạn thẳng AB và CD ".

3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học, tuyên dư​​​ơng những HS tích cực học tập.

- Dặn HS học thuộc lòng bảng trừ dạng 11 trừ đi một số.


                             Tiết 4:                   thủ công

Gấp thuyền phẳng đáy có mui ( T. 2 )

I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết cách gấp thuyền phẳng đáy có mui. Gấp đư​​​ợc thuyền phẳng đáy có mui, các nếp gấp tương đối phẳng, thẳng.

- Rèn luyện KN gấp thuyền phẳng đáy có mui.

- HS hứng thú và yêu thích gấp thuyền.

II. chuẩn bị:

- GV: Mẫu thuyền phẳng đáy có mui gấp sẵn. 

- HS: Kéo, Giấy thủ công ( hoặc giấy màu ) và giấy nháp tư​​ơng đ​​ương khổ A4.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: - GV kiểm tra sự CB của HS.
2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động: 

* HĐ 1: HS thực hành.

- HSTB nêu lại từng bư​ớc gấp thuyền phẳng đáy có mui:

+ Gấp tạo mui thuyền.

+ Gấp các nếp gấp cách đều.

+ Gấp tạo thân và mũi thuyền.

+ Tạo thuyền phẳng đáy có mui.

- 1; 2 HS khá, giỏi lên bảng thao tác lại các b​ước gấp thuyền phẳng đáy có mui.

- HS thực hành gấp. GV theo dõi, giúp đỡ những HS còn lúng túng.

( Với những HS khéo tay, yêu cầu gấp được thuyền phẳng đáy có mui, các nếp gấp thẳng, phẳng ).

* HĐ 2: Đánh giá sản phẩm của HS.

- GV tổ chức cho HS trư​ng bày sản phẩm.

- GV cùng HS nhận xét, đánh giá.

3. Củng cố, dặn dò:
- HS khá, giỏi nhắc lại các bư​ớc gấp thuyền phẳng đáy có mui. 

- GV nhận xét tiết học, nhận xét tinh thần, thái độ, KQ học tập của HS.

         Buổi chiều: ( T6 )
                             Tiết 1:                  tiếng việt ( * )  

Luyện tập: Kể về người thân.

I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết lựa chọn các TN để điền vào chỗ trống tạo thành những câu hoàn chỉnh nói về  ngư​ời thân; Viết đ​ược đoạn văn ngắn về người thân của mình.

- Rèn luyện KN kể  về người thân.

- GDHS tình cảm yêu quý đối với ông bà và ngư​ời thân.

II. chuẩn bị:

- Bảng phụ viết sẵn các câu ở BT 1. 

- Vở bài tập Tiếng Việt.

III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Luyện tập Kể về người thân.
. GV tổ chức, HDHS làm các BT sau:
   Bài 1: Hãy chọn và điền những TN trong ngoặc đơn vào chỗ trống thích hợp để tạo thành câu hoàn chỉnh: 
( nhanh nhẹn, kể chuyện cổ tích, thổi cơm nấu nước, căn dặn, trông nom nhà cửa, bạc trắng, động viên )

a) Mái tóc của bà đã ....................... .
b) Bước đi của bà không còn được ................................. như cách đây vài năm.

c) Ngày nào bà cũng ................................................ cho em nghe.

d) Thường ngày, khi bố mẹ em đi làm, bà ở nhà ................. và ............. cho chúng em ăn.
e) Bà luôn ................................ em cố gắng học giỏi.

g) Bà thường ............................ em không được ăn quả xanh, uống nước lã.
- GV gắn bảng phụ ghi sẵn ND BT lên bảng:

- HS khá, giỏi đọc yêu cầu của bài, đọc cả các từ trong ngoặc đơn và các câu chưa điền.
- GV giúp HS nắm vững yêu cầu của bài.

- HS suy nghĩ, lựa chọn những TN thích hợp điền vào chỗ trống để tạo thành những câu hoàn chỉnh kể về bà của mình.
- HS tiếp nối nhau nêu miệng những TN cần điền vào mỗi câu.
- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại những TN đúng.
- Thứ tự các từ cần điền trong mỗi câu:

a) bạc trắng.       b) nhanh nhẹn.                  c) kể chuyện cổ tích.
d) trông nom nhà cửa, thổi cơm nấu nước.    e) động viên.                g) căn dặn.

- GV mời 2 HS khá, giỏi nhìn bảng đọc lại toàn bộ các câu đã điền. 
  Bài 2: Dựa vào các câu ở BT 1, em hãy sắp xếp lại và có thể thêm một số câu khác nữa để tạo thành đoạn văn ngắn kể về người bà của mình.

- 1 HS đọc yêu cầu của bài. - GV nhắc HS chú ý:

+ Bài tập yêu cầu các em sắp xếp và viết lại những điều các em vừa kể ở BT 1 và có thể thêm một số câu khác nữa tạo thành đoạn văn kể về người bà của mình.

+ Cần viết rõ ràng, dùng từ, đặt câu cho đúng. Viết xong phải đọc lại bài, phát hiện và sửa những chỗ sai.

- HS viết bài - GV theo dõi, giúp đỡ những HS yếu để các em hoàn thành bài.

( HSTB viết từ 4 - 5 câu; HS khá, giỏi viết từ 6 - 8 câu ).

- Một số HS đọc bài viết. Cả lớp và GV nhận xét, GV chấm điểm một số bài viết tốt.

* HĐ 2: Củng cố, dặn dò.
- GV nhận xét tiết học.

- Nhắc HS hoàn thiện lại bài viết, viết lại vào vở ( Những em viết ch​ưa xong, hoặc chư​a đạt ).  

                              Tiết 2:                         Toán ( * )
Luyện tập: 51 - 15.

I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết thực hiện phép trừ  có nhớ trong phạm vi 100, dạng 51 - 15. Củng cố về tìm thành phần chưa biết của phép cộng.
- Rèn KN thực hiện các phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng: 51 - 15.
- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị: 

- Nội dung một số bài tập liên quan.

- Bảng con, Vở BT Toán.
III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Ôn tập phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 51 - 15.
- GV nêu, ghi bảng phép trừ: 51 - 25 = ?

- HS khá, giỏi nêu cách đặt tính và thực hiện phép tính.
- HS tự đặt tính rồi thực hiện phép tính ở bảng con, 1 HS lên bảng thực hiện. 

- HS nhận xét, chữa bài.
- GV củng cố cho HS KN thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 51 - 15.
* HĐ 2: Thực hành.
 GVtổ chức, HD HS làm các Bài tập sau rồi chữa bài.

+ Bài 1: Đặt tính rồi tính:
a) 31 - 16                  41 - 17                   51 - 36                    71 - 58                    81 - 47  
b) 41 - 14                  51 - 18                   61 - 46                    71 - 38                    91 - 57  
- HS tự làm bài vào vở, một số HS lên bảng làm bài.

- HS nhận xét, chữa bài, HS khá, giỏi nêu cách tính cụ thể.

( HSTB - làm cột 1, 2, 3; HS khá, giỏi làm cả bài ).

+ Bài 2: Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ, số trừ lần lượt là:
a) 71 và 44                  b) 41 và 25                  c) 61 và 42                   d) 81 và 19
- HSTB đọc yêu cầu của bài.

- HS khá, giỏi nêu số bị trừ, số trừ trong mỗi trường hợp, nêu cách đặt tính và t/ hiện phép tính.
- HS tự đặt tính rồi tính hiệu vào vở BT, 4 HS làm bài trên bảng lớp.

- GV tổ chức cho HS nhận xét, chữa bài. 

- GV hỏi để củng cố cho HS về tên gọi các thành phần và KQ của phép trừ.

( HSTB - làm phần a, b, c; HS khá, giỏi - làm cả bài ).

+ Bài 3: Tìm x
a) x + 16 = 31                     b) x + 24 = 61                    
c) 14 + x = 21                     d) 35 + x = 71
- HSTB nêu yêu cầu của bài.

- HS khá, giỏi xác định thành phần cần tìm trong mỗi phép tính, nhắc lại cách tìm số hạng chưa biết trong một tổng.
- HS làm vào vở, 4 HS lên bảng làm bài rồi chữa bài. 

- GV củng cố cho HS cách tìm số hạng chưa biết trong một tổng.

( HSTB - làm phần a, b, c; HS khá, giỏi - làm cả bài ).

* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.
- GV nhận xét tiết học, tuyên dư​​​ơng những HS tích cực học tập.

- Dặn HS  ghi nhớ bảng trừ dạng 11 trừ đi một số.


    Buổi chiều  ( T5 )
                           Tiết 1:                 Tiếng việt ( * )

luyện tập: từ ngữ về họ hàng.

dấu chấm, dấu chấm hỏi.
I. Mục đích yêu cầu:
- Củng cố vốn từ ngữ về họ hàng và cách dùng dấu chấm, dấu chấm hỏi trong câu.

- Rèn KN nhận biết, sử dụng vốn TN về họ hàng, KN sử dụng dấu chấm, dấu chấm hỏi.

- HS yêu quý mọi ngư​ời trong gia đình, họ hàng

II. chuẩn bị:
- Nội dung các BT liên quan. Bảng phụ ghi ND các BT 1, 4.
III. Các hoạt động dạy học:
* HĐ 1: Luyện tập từ ngữ về họ hàng.

. GV tổ chức, HDHS làm các bài tập sau:

+ Bài 1: Chọn và điền từ trong ngoặc đơn chỉ quan hệ họ hàng, gia đình vào chỗ trống thích hợp: ( bố, mẹ, ông, bà, chú, bác ).
a) ........: là người đàn ông có con, trong quan hệ với con.

b) ........: là anh của bố hoặc chị của bố.
c) ........: là người đàn bà thuộc thế hệ trước sinh ra cha hoặc mẹ.

d) ........: là người đàn bà có con, trong quan hệ với con.

e) ........: chỉ người em trai của bố.

g) ........: là người đàn ông thuộc thế hệ trước sinh ra cha hoặc mẹ.

- GV gắn bảng phụ ghi sẵn ND bài tập và giúp HS hiểu rõ yêu cầu của bài.

- HS tự làm bài vào vở. Một số HS nêu miệng từ cần điền. 

- Cả lớp và GVnhận xét, chốt những từ đúng - GV kết hợp ghi bảng.

+ Bài 2: Tìm và viết những từ chỉ người trong gia đình, họ hàng em vào chỗ chấm:

a) Họ nội: ...........................................................................................................................

b) Họ ngoại: .......................................................................................................................

- HS tự làm bài, 2 HS lên bảng viết.

( HS yếu - viết mỗi loại 2, 3 từ ; HSTB - viết 5, 6 từ; HS khá, giỏi viết nhiều hơn 6 từ  mỗi loại ).

- HS nhận xét, chữa bài. GV giúp HS hiểu thêm về các TN đó.

+ Bài 3 ( HS khá, giỏi làm thêm ):  Tìm một số từ chỉ quan hệ họ hàng, gia đình gồm 2 tiếng. M: cô chú, chú bác.

- HS tự làm bài, nêu miệng những từ tìm được.

- GV nhận xét, chốt những từ ngữ đúng
. Củng cố, khắc sâu vốn TN về họ  hàng, gia đình.
* HĐ 2: Luyện tập về dấu chấm, dấu chấm hỏi. 

. GV tổ chức, HDHS làm bài tập sau:

+ Bài 4: Điền vào ô trống dấu chấm hay dấu chấm hỏi.
      Hằng ngày, mẹ đư​a Hà đến trư​ờng       Hôm nay, mẹ bị ốm nặng nên không đ​ưa Hà đến trường được       Hà liền hỏi:

      - Mẹ ơi, mẹ có đ​ưa con đi học đư​ợc không ¹          

      Mẹ nói: 

      - Mẹ không đưa con đi được        Con hãy tự đi học nhé
- GV gắn bảng phụ ghi sẵn NDBT lên bảng, nêu yêu cầu của bài.

- 1 HS khá, giỏi đọc toàn bộ đoạn văn.

- HS chép lại đoạn văn vào vở, suy nghĩ và tự điền dấu thích hợp vào mỗi ô trống.

( HS yếu, HSHN chép lại và điền dấu vào 4 câu đầu ).

- 1 HS lên bảng điền. 

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại những dấu câu đã điền đúng.

. Củng cố KN sử dụng dấu chấm, dấu chấm hỏi.                                            

* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.

- HS nhắc lại ND luyện tập trong tiết học.
- GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS học tốt, có cố gắng.

                       Tiết 2:                            toán ( * )
luyện tập: 31- 5
I. Mục đích yêu cầu:
- HS biết vận dụng bảng trừ đã học để thực hiện các phép trừ  dạng 31- 5 khi làm tính và giải toán. 

- Rèn KN thực hành làm tính và giải bài toán bằng phép trừ dạng 31 - 5.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị: 
- Nội dung các BT liên quan.
III. Các hoạt động dạy học: 
* HĐ 1: Thực hành.
. GV tổ chức,  HD HS làm lần lượt từng bài trong VBTT in trang 51 rồi chữa.
+ Bài 1: - 1 HSTB đọc yêu cầu bài tập.

- HS làm bài trong vở, 2 em lên chữa bài.
  . Chữa bài: Cho HS nêu cách tính; chú ý viết các chữ số ở từng hàng phải thẳng cột và có nhớ 1 sang hàng chục.

- Củng cố KN thực hiện phép trừ dạng 31- 5.

+ Bài 2: - 1 HSTB nêu yêu cầu của bài. 

- HS khá, giỏi nêu SBT, ST trong mỗi trường hợp.
- HS tự đặt tính và làm bài ở vở. 2 HS làm bài trên bảng. 

( HS yếu, HSHN - làm 2 phép tính đầu; HSTB - làm 3 phép tính; HSKG - làm cả bài ).

- Chữa bài: HS nêu tên gọi thành phần và KQ của phép trừ, nêu cách thực hiện phép trừ.
- Củng cố Kn đặt tính và thực hiện phép trừ dạng 31 - 5.
+ Bài 3: - HS TB đọc bài toán, HSKG phân tích đề toán .
- HS tự tìm cách giải và trình bày bài giải vào vở, 1 HS lên bảng chữa bài.
- Củng cố cách trình bày và giải bài toán bằng 1 phép trừ dạng 31 - 5.
* HĐ 2: Củng cố , dặn dò.
- GV nhận xét tiết học. 

- Dặn HS: Tiếp tục HTL các công thức 11 trừ đi một số.

         Buổi chiều: ( Dạy thay ®/ c Huế ).

                               Tiết 1:                       Tiếng việt (*)  

                                        ôn: khẳng định, phủ định. dấu phẩy.
I. Mục đích yêu cầu:

- Củng cố cách nói câu khẳng định, phủ định; dấu phẩy.

- Rèn KN đặt câu khẳng định, phủ định và kĩ năng sử dụng dấu phẩy.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị:    

- GV chuẩn bị ND bài tập.
III. các hoạt động dạy học:      

* HĐ 1: Ôn khẳng định, phủ định.

. GV tổ chức, HDHS làm BT sau:
+ Bài 1: Tìm cách nói có nghĩa giống với nghĩa của các câu sau:

a)  Em không thích đi chơi.

b) Đây không phải đường đến trường.

c) Đây không phải quyển vở của em.

- HS đọc yêu cầu của BT.

- GVHDHS nắm vững yêu cầu của BT.

- HS tự làm bài vào vở BT. Một số HS nối tiếp nhau đọc bài

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt các câu đúng.

( HS yếu, HSHN - làm phần a, b ).

+ Bài 2: Đặt câu theo mẫu sau, mỗi mẫu 1 câu.
a) Nhà em không xa đâu!

b) Nhà em có xa đâu!

c) Nhà em đâu có xa!

- HS đọc yêu cầu của BT.

- GV HDHS nắm yêu cầu  của bài. 

- HS tự làm bài, 3 HS lên bảng làm.

- GV + HS chữa bài, nhận xét, chốt các câu đúng.

( HS khá, giỏi - mỗi mẫu đặt 2 câu ).
. Củng cố câu khẳng định, phủ định.
* HĐ 2: Ôn Dấu phẩy.

. GV tổ chức, HDHS làm BT 3:

+ Bài 3: Điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong các câu sau:
a) Núi đồi thung lũng làng bản chìm trong biển mây mù.

b) Hoa hồng hoa lan hoa huệ đều rất đẹp.

c) Vân thật xứng đáng là con ngoan trò giỏi.

- HS tự đọc bài điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp.

- 1 HS lên chữa bài. Lớp, GV nhận xét, chốt kiến thức.

. Củng cố KN sử dụng dấu phẩy.
* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.

- GV củng cố câu khẳng định, phủ định; củng cố KN sử dụng dấu phẩy. 

- GV nhận xét tiết học, khen những HS tích cực học.


                            Tiết 2:                       Toán (*)
   Luyện tập: tìm một số hạng trong một tổng ( tiếp ).

I. Mục đích yêu cầu:

- Tiếp tục củng cố cho HS  cách tìm một số hạng trong một tổng.                 

- Rèn luyện kĩ năng thực hành giải toán về tìm một số hạng trong một tổng.

- HS vận dụng làm tốt các bài tập theo yêu cầu.

II. chuẩn bị: 

- GV: Nội dung các BT có liên quan.

- HS: Bảng con, phấn, Vở BT Toán.

III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Ôn tập về tìm một số hạng trong một tổng.

- GV nêu VD: 

                         Tìm x:   a)   x + 4 = 19                    b)   3 + x = 18.
- HS tự  làm ở bảng con -  2 HS lên bảng làm.

- GV hỏi để củng cố cho HS về cách tìm một số hạng trong một tổng.

* HĐ 2: Thực hành.

- GV tổ chức, HDHS làm các BT sau:

+ Bài 1: Tìm x:
a)    x + 5 = 10    ;     x + 6 = 17   ;      x + 30 = 45    ;      x + 23 = 68.

b)    4 + x = 14    ;    4 + x  = 10   ;     12 + x = 55    ;      5  +  x = 20
+ Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống:

	Số hạng
	14
	7
	
	17
	
	16
	

	Số hạng
	2
	
	15
	
	52
	
	24

	Tổng
	
	10
	25
	27
	84
	39
	86


+ Bài 3: Mẹ mua về 35 kg cả gạo nếp và gạo tẻ, trong đó có 12 kg gạo nếp. Hỏi mẹ mua về bao nhiêu kg gạo tẻ ?
+ Bài 4 ( HS khá, giỏi làm thêm ): Đặt đề toán theo tóm tắt sau rồi giải:

         Tóm tắt:             Cả gà và thỏ có : 42 con.

                                    Thỏ có              : 12 con.
                                    Gà có                : ...  con ?

- HS tự làm bài rồi chữa bài.

( HS yếu, HSHN - làm bài 1 ( cột 1, 2 ), bài 2 ( cột 1, 2 ), bài 3; HSTB - làm bài 1 ( cột 1, 2, 3 ), bài 2 ( cột 1, 2, 3, 4 ) bài 3 ; HS khá, giỏi làm cả 4 bài ).

- GV củng cố, khắc sâu KT theo ND từng bài:

+ Bài 1: Củng cố KN tìm SH chưa biết trong một tổng.

+ Bài 2: Củng cố KN tính tổng của 2 SH, KN tìm SH chưa biết trong một tổng.

+ Bài 3, 4: Củng cố KN trình bày giải bài toán về tìm một SH trong một tổng.

* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.

- HS nhắc lại cách tìm một số hạng trong một tổng.

- GV nhận xét tiết học. Dặn HS ghi nhớ cách tìm một số hạng trong một tổng.
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